I/ Đặt vấn đề

Ngày nay, con người phải chịu nhiều sức ép của xã hội phát triển, với những mâu thuẫn ngày càng nhiều giữa sự gia tăng nhu cầu với mức độ thoả mãn chúng, giữa những biến đổi nhanh chóng của xã hội với khả năng thích nghi của cá nhân… Không phải lúc nào mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió như người ta mong muốn và sắp đặt. Có những tình huống cần những cách giải quyết đúng đắn những mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí, giữa điều kiện và khả năng, giữa mong muốn và kết quả. Những lúc ấy, không ít người không thể quyết định được là họ phải làm gì, giải quyết ra sao, đặc biệt là với những khó khăn về tâm lý. Họ cần được trợ giúp để có thể thích nghi tốt hơn với hoàn cảnh sống của riêng mình. Tham vấn với tư cách là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cần trợ giúp những vấn đề tâm lý của con người.

Tham vấn hiện nay đã rất phát triển trên thế giới nhưng vẫn còn là một ngành nghề khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong mươi năm trở lại đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế do chính sách mở cửa của nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đều được nâng cao. Nhiều trung tâm, dịch vụ tham vấn (ở nước ta thường gọi là tư vấn) đã được thành lập và đi vào hoạt động, mang đến một dịch vụ trợ giúp khác biệt cho người dân. Tuy nhiên hoạt động của những trung tâm này còn mang giá trị tự phát, chủ yếu phát triển ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng… Do đó tham vấn chưa được coi là một nghề chuyên môn với những ý nghĩa đích thực của nó. Đồng thời nguồn tài liệu về tham vấn bằng tiếng Việt còn rất ít ỏi, chủ yếu là các tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Điều này gây không ít cản trở cho những người đang hành nghề tham vấn cũng như có ý định bước vào nghề nói riêng và người dân nói chung (khách hàng tiềm năng của Tham vấn) tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng  tham vấn chuyên nghiệp. 

Nhằm tìm hiểu hai trong số các yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công trong công tác trợ giúp thân chủ đang được tiến hành có hiệu quả bởi các nhà tham vấn  ở các nước phát triển, Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ - Đại học quốc gia Hà Nội tiến hành đề tài: “Khía cạnh giới và văn hoá trong tham vấn”.

II/ THAM VẤN
1. Tham vấn là gì?
Cuộc tranh luận về thuật ngữ tham vấn, tư vấn hay trị liệu tâm lý vẫn luôn là vấn đề nóng hổi hiện nay trong các diễn dàn bàn về tham vấn tại Việt nam. 

Có thể nói, trong không ít hội thảo có người phê phán việc sử dụng tư vấn khi tham vấn. Đồng thời cũng có người lại đồng nhất hai khái niệm này. Bên cạnh đó cũng không ít người lại băn khoăn liệu có gì khác nhau giữa tham vấn và trị liệu tâm lý. Do đó, cần phải nhận thức rõ hơn về sự giao thoa cũng như và khác biệt giữa các thuật ngữ trên làm cơ sở cho việc sử dụng chúng một cách đúng đắn trong những bối cảnh có liên quan
.
Tư vấn và tham vấn
Tư vấn - trong tiếng anh là Consultation - được xem như quá trình tham khảo về lời khuyên hay sự trao đổi quan điểm về vấn đề nào đó để đi đến một quyết định Tư vấn trong từ điển tiếng Việt được định nghĩa như là sự phát biểu ý kiến về những vấn đề được hỏi đến, nhưng không có quyền quyết định. Hoạt động này phần nhiều diễn ra dưới dạng Hỏi –và Đáp.
Tác giả Trần Tuấn Lộ đã mô phỏng hoạt động tư vấn như sự tham khảo và cung cấp ý kiến giữa một bên A- có thể là một cá nhân, một tổ chức cần tìm câu trả lời cho một thắc mắc hoặc tìm giải pháp với bên B- một cá nhân, một tổ chức khác có chuyên môn, kinh nghiệm và giúp họ giải đáp những thắc mắc hay vấn đề của họ.

Tư vấn được các tác giả nước ngoài hiểu theo nhiều cách với vai trò khác nhau của người tư vấn.
Tư vấn có thể được xem là mối quan hệ mà ở đó người chuyên gia đưa ra sự trợ giúp cho cá nhân hay tổ chức có nhu cầu giải quyết vấn đề khó khăn (A.M. Douherty, 1990). Tư vấn được M. Fall, (1995) định nghĩa một cách rất đơn giản rằng “Tư vấn là việc tôi và anh cùng nói về người đó, điều đó nhằm mục đích để thay đổi”. Người tư vấn có thể đóng vai trò như người chịu trách nhiệm tìm ra những giải pháp (R. Schein, 1969), hay thu thập thông tin, chẩn đoán vấn đề và đề xuất giải pháp (D.J. Kurpius & J.C. Brukbaker 1976) hoặc là chỉ là người định hướng, điều phối tiến trình giải quyết vấn đề (R. Blake & J.S.Mouton 1976). Một nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhân viên tham vấn tại cộng đồng trung bình sử dụng 10 % công việc cho làm công tác tư vấn (L.Stone & J. Archer, 1990). 
Như vậy, cũng không nên tuyệt đối hóa việc không làm tư vấn trong tham vấn. Grace M. (1998) cho rằng Tham vấn là một kỹ thuật trợ giúp trong Công tác xã hội cá nhân và việc cho lời khuyên là một kỹ thuật của tham vấn. Tuy nhiên bà nhấn mạnh lời khuyên đó không nên mang tính áp đặt mà cần khách quan, phù hợp với nhu cầu của đối tượng được xác định trên cơ sở thảo luận và dựa vào kiến thức chuyên môn ví dụ như kiến thức về kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay, khi làm tham vấn người ta thường thiên về đưa ra lời khuyên mang tính áp đặt ý chí chủ quan khá nhiều, khiến cho hoạt động tham vấn bị lu mờ và ý nghĩa của tư vấn bị hiểu sai lệch. 
Những quan điểm trên cho thấy, việc trao đổi ý tưởng, cung cấp thông tin, và có thể là những lời khuyên trong tư vấn đã tham gia một phần vào quá trình giải quyết vấn đề. Thực tế cho thấy tồn tại nhiều loại hình tư vấn như tư vấn hướng nghiệp, tư vấn giáo dục, tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật, tư vấn kinh tế, kinh doanh. Các hoạt động tư vấn về các vấn đề tâm lý xã hội qua báo chí, qua đài hay điện thoại, thậm chí ngay tại các trung tâm tư vấn tâm lý hiện nay cũng phần lớn hoạt động theo phương thức này. Hình thức hỏi và đáp, cung cấp thông tin trong các hoạt động tư vấn trên đã phần nào giải đáp được những thắc mắc cũng như quan tâm của nhiều người. Song cần nhấn mạnh rằng chức năng của tham vấn không phải đưa ra lời khuyên. Do vậy có sự khác biệt giữa tham vấn và tư vấn ở những điểm sau đây:
Về mục tiêu: Tư vấn chủ yếu hướng tới giải quyết vấn đề hiện tại, còn hoạt động tham vấn còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn đó là giúp cá nhân nâng cao khả năng giải quyết vấn đề sau khi được tham vấn.
Về tiến trình: Tư vấn thường là cung cấp thông tin hay đưa ra lời khuyên. do vậy nó diễn ra trong một thời gian ngắn, giải quyết vấn đề tức thời, còn tham vấn có thể diễn ra trong thời gian có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng thậm chí hàng năm.
Về mối quan hệ: Trong tư vấn: có thể là mối quan hệ trên- dưới giữa một người là được xem là “uyên bác” với những thông tin chuyên môn, còn bên kia là người “thiếu hiểu biết” về vấn đề nào đó, bên cạnh mối quan hệ ở đây không đòi hỏi sự tương tác rất tích cực từ phía đối tượng. Trong khi đó ở tình huống tham vấn, mối quan hệ mang tính ngang bằng, bình đẳng và đòi hỏi có sự tương tác rất chặt chẽ và hợp tác tích cực giữa hai bên, có thể nói nó đóng vai trò như một công cụ quan trọng cho sự thành công của ca tham vấn
Về cách thức tương tác: Trong tư vấn cách thức can thiệp chính là cung cấp thông tin và lời khuyên bổ ích từ người tư vấn với đầy kiến thức chuyên sâu về vấn đề cần tư vấn. Trong tham vấn sự thành công phụ thuộc vào kỹ năng tương tác của nhà tham vấn để đối tượng tự nhận thức, hiểu chính mình và hoàn cảnh của mình để chủ động tìm kiếm giải pháp phù hợp và thực hiện nó.
Rõ ràng tư vấn và tham vấn là hai hình thức trợ giúp có sự khác biệt nhất định ở một số khía cạnh. Mặc dù khi tư vấn có tham gia vào quá trình tham vấn song để giúp đối tượng nâng cao được năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống thì việc sử dụng hình thức tham vấn tỏ ra hữu hiệu hơn.
Vậy tham vấn là gì?

Theo tài liệu tập huấn về công tác tham vấn cho trẻ em của UNICEF: “Tham vấn không giống như một cuộc nói chuyện. Tham vấn là một mối quan hệ, một quá trình trong đó nhà tham vấn giúp thân chủ cải thiện cuộc sống của họ bằng cách khai thác, hiểu và nhìn nhận được nội dung, ý nghĩa, cảm giác và hành vi của họ. Nhà tham vấn không giải quyết vấn đề cho thân chủ”. Cụ thể là “Nhà tham vấn giúp đỡ thân chủ cải thiện “trạng thái tâm lý của họ”. Việc này được xem như một quá trình giúp thân chủ “nghĩ, cảm giác và hành động khác với trước và để từ đó họ có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống của họ một cách có hiệu quả hơn”.

Sơ Trần Thị Giồng, nhà tham vấn Việt Nam được đào tạo chính quy ở Mỹ, đã đưa ra khái niệm tham vấn gói gọn trong “chữ T”. Khái niệm này sau đó được mở rộng và phát triển lên bởi quá trình đào tạo, tập huấn của các giảng viên dạy môn này. 

 1. Tham vấn là một "Tiến trình" có mở đầu, diễn biến và kết thúc. Nó diễn ra trong suốt thời khoảng thời gian để thân chủ cảm nhận được vấn đề của họ như nó chính như vậy. Đó là một tiến trình hướng tới kiến thức và hướng đến đạo lý làm người (mở ra các tiềm năng của con người) và đòi hỏi một sự lớn lên (trưởng thành) không chỉ ở các thân chủ mà cả ở nhà tham vấn 
2. Tham vấn là một sự "Tương tác" (chia sẻ - giúp đỡ). Đó là quá trình trò chuyện, chia sẻ, làm việc tay đôi giữa nhà tham vấn và thân chủ một cách tích cực, có hợp tác, nghĩa là thân chủ phải nói sự thật vấn đề và bộc lộ bản thân của mình. Nhà tham vấn phải có sự kết hợp về bằng cấp và bản năng tự nhiên. Sự tương tác này phải dựa trên quan niệm tâm linh và các quan điểm nghề nghiệp, đòi hỏi sự tiến tới trung thực ở cả hai phía và kết quả là phải giúp cho thân chủ hiểu rõ hơn về sự kiện, hoàn cảnh và chấp nhận bản thân mình. 
3. Tham vấn là một quá trình "Tìm tiềm năng": Tham vấn phải luôn coi thân chủ là người có đầy sức mạnh và có vai trò khơi gợi được mặt mạnh, những cái ẩn trong vô thức của thân chủ. Để làm được điều đó, nhà tham vấn phải chấp nhận thân chủ, chấp nhận cảm xúc mà họ đang có ngay bây giờ và tại đây, phải động viên khuyến khích thân chủ, thậm chí thỉnh thoảng phải hoạch định rõ tiềm năng của thân chủ để giúp họ tin vào bản thân bởi một khi thân chủ tự tìm đến người tham vấn để giúp đỡ chia sẻ thì chính bản thân họ đã có tiềm năng, tự bản thân họ đã biết họ đang có vấn đề và mong muốn được giúp đỡ giải quyết vấn đề của mình 
4. Tham vấn là tôn trọng quyền "Tự quyết" của thân chủ. Có nghĩa là trong quá trình tham vấn, người tham vấn phải để cho thân chủ tự giải quyết vấn đề tự chịu trách nhiệm) với vấn đề của họ. Nhà tham vấn chỉ soi sáng giúp đỡ về mặt thông tin không đưa ra lời khuyên, cách thức giải quyết vấn đề cho thân chủ. Tham vấn là một quá trình giúp đỡ mà nhà tham vấn không làm hộ hoặc chỉ bảo. Tự quyết đòi hỏi thân chủ phải biết đến hành động hiện tại, những vấn đề hiện nay và ngay bây giờ của mình. Quá trình tự quyết giúp thân chủ mạnh dần lên, dám nghĩ, dám làm, dám đối đầu với thực tế của mình. Tham vấn là “Tạo ra những triển mọng và khả năng mới cho thân chủ để họ thay đổi cuộc sống của mình” trong đó nhà tham vấn đóng vai trò chủ động thiết lập nên mối quan hệ hợp tác giữa nhà tham vấn và thân chủ, trợ giúp thân chủ “hiểu hoàn cảnh của mình một cách rõ ràng; nhận diện vấn đề để cải thiện tình huống; lựa chọn những cách thức phù hợp với giá trị, tình cảm và nhu cầu của mình, tự quyết định và hành động theo những quyết định đó; khả năng đương đầu tốt với vấn đề”. 
Nhiều người chọn tham vấn chuyên nghiệp và thấy rằng họ có thể tạo ra được sự thành công lớn trong cuộc đời. Chỉ là nói chuyện với ai đó đáng tin cậy, người mà không phải là bạn hay thành viên trong gia đình có thể tạo nên tất cả sự khác biệt. Tham vấn cung cấp một khoảng thời gian thường xuyên cho những ai đang đau buồn khám phá những cảm xúc của họ và nói về những vấn đề của họ
. 
Tóm lại, qua những định nghĩa trên, có thể thấy tham vấn nghĩa là nhà tham vấn giúp thân chủ phát triển những cách thức tốt hơn của việc đương đầu, tự giúp chính mình giải quyết vấn đề của mình. Vấn đề của thân chủ không phải được thực hiện bằng sự bày vẽ, chỉ bảo của nhà tham vấn mà trong quá trình tham vấn (thông qua những thông tin từ thân chủ), nhà tham vấn phải khơi gợi được ở thân chủ những yếu tố nội sinh tự lực để họ tự chịu trách nhiệm về vấn đề của họ và cả cuộc sống sau này của họ. Tham vấn thành công khi thân chủ cảm thấy đủ mạnh để đối đầu với những vấn đề của họ mà không cần đến sự trợ giúp của nhà tham vấn hay lệ thuộc vào nhà tham vấn và những người xung quanh. 
Tham vấn và trị liệu tâm lý:

Trị liệu- tiếng anh là Therapy- được lấy từ gốc Hy lạp là Therapia có nghĩa là chữa trị, làm lành. Trị liệu tâm lý có nghĩa là sự xóa bỏ rắc rối, những bệnh lý mang tính tâm lý. 

Tham vấn và trị liệu tâm lý có mối quan hệ khá mật thiết với nhau. Do có nhiều cách hiểu khác nhau về hai thuật ngữ này nên cuộc tranh luận về sự khác biệt giữa chúng đã diễn ra từ lâu cho đến nay vẫn chưa kết thúc.
Có quan niệm cho rằng trị liệu tâm lý bao hàm tham vấn. Người ta cho rằng trị liệu tâm lý như một quá trình can thiệp của nhà tâm lý học, nhà công tác xã hội hay nhà tham vấn đối với tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng (thân chủ/ người bệnh) bằng việc sử dụng các liệu pháp tâm lý như tham vấn để điều trị những rối nhiễu về cảm xúc hay tâm thần.
Một quan điểm khác lại xem trị liệu tâm lý như là tập hợp kỹ thuật, đặc biệt là hình thức đối thoại và giao tiếp trực tiếp để cải thiện sức khỏe tâm thần của khách hàng hay người bệnh hoặc cải thiện mối quan hệ của nhóm người (ví dụ như gia đình). Trong quá trình này nhà trị liệu và khách hàng (hay người bệnh) thảo luận những vấn đề tiềm ẩn và tìm ra giải pháp tích cực. Hình thức can thiệp này được sử dụng trong trợ giúp những khách hàng có vấn đề tâm thần. Nó còn được sử dụng để giúp đỡ những người có khó khăn trong mối quan hệ hàng ngày dưới hình thức tham vấn. Do vậy hai khái niệm tham vấn và trị liệu tâm lý thường được sử dụng thay thế cho nhau.
Carl Rogers xuất thân từ nhà tâm lý lâm sàng, mặc dù khi giới thiệu tác phẩm với hai khái niệm Counseling and Psychotherapy (1952), ông vẫn xem Tham vấn và trị liệu tâm lý là hoàn toàn giống nhau (S. Narayana, 1981). Hay C.H Patterson (1974, 1986) cũng không đề cập tới sự khác biệt rõ rệt nào trong tài liệu mà ông đã xuất bản. G. Corey (1991), C.B.Truax và R. Carkhuff (1967) sử dụng hai khái niệm Tham vấn và trị liệu tâm lý hoán đổi cho nhau. Hội Tham vấn và trị liệu tâm lý Australia xem tham vấn và trị liệu là một, bởi vì theo họ cả hai hoạt động này đều là quá trình tâm lý nhấn mạnh nhu cầu của đối tượng, cùng sử dụng những kỹ năng giống nhau như lắng nghe tích cực, thấu hiểu những điều họ nói và thúc đẩy khả năng tự giúp, tính trách nhiệm của cá nhân. 
Tuy nhiên, một số tác giả khác lại bảo vệ quan điểm về sự khác biệt giữa tâm lý trị liệu và tham vấn. Điển hình như F. Robinson (1950), C.Thorne (1950), P. Blos (1946) L. Tyler (1958). Các tác giả này cho rằng trị liệu tâm lý chú trọng tới thay đổi nhân cách còn tham vấn hướng tới việc giúp đối tượng sử dụng nguồn lực sẵn có để đối phó với vấn đề trong cuộc sống tốt hơn. Sự phân biệt đó còn được biện hộ bởi lý luận rằng trong Tham vấn yếu tố được xem như trọng tâm đó là bản thân đối tượng, mối quan hệ đầy tính nhân văn giữa nhà tham vấn và đối tượng, nhưng trong tâm lý trị liệu yếu tố nổi trội là nhà trị liệu cùng với những kỹ thuật trị liệu cụ thể và xu hướng sử dụng hệ thống lý thuyết trị liệu để phân tích tâm lý hay hành vi của đối tượng. Hơn thế nữa, tham vấn thường được diễn ra trong những cơ sở như trường học, cộng đồng nhiều hơn, trong khi đó tâm lý trị liệu lại thường thấy cả ở các cơ sở y tế mang tính chữa trị.
Để có thêm thông tin về sự khác biệt của hai hoạt động này trong thực tiễn, chúng tôi tiến hành phỏng vấn và thảo luận nhóm với 9 chuyên gia làm tham vấn tại Canada, úc, Singapore. Kết quả cho thấy 4 chuyên gia tâm lý cho rằng họ xem trị liệu tâm lý và tham vấn là như nhau, số còn lại cho rằng có sự khác biệt nhất định giữa hai thuật ngữ này. Một số chuyên gia Công tác xã hội khi được hỏi cho rằng, khi thực hiện tham vấn họ và các đồng nghiệp không làm trị liệu và sử dụng các kỹ thuật test tâm lý như một công cụ chính của quá trình can thiệp.
Từ nghiên cứu tài liệu cũng như thực tiễn, chúng tôi cho rằng mặc dù khó có thể tách bạch tham vấn và trị liệu tâm lý song có sự khác nhau nhất định giữa chúng ở một số khía cạnh sau: 
Về đối tượng: đối tượng trợ giúp trong tham vấn thường là những người có vấn đề liên quan tới cuộc sống hàng ngày, còn trong trị liệu tâm lý, đối tượng gồm cả những người có vấn đề rối nhiễu tâm lý, hành vi ở mức độ tương đối rõ rệt và mang tính bệnh lý nhiều hơn. 
Về công cụ: công cụ can thiệp của tham vấn chủ yếu là mối quan hệ tương tác nghề nghiệp với sự tích cực, chủ động của chính đối tượng dưới sự xúc tác gợi mở của nhà tham vấn, còn công cụ ưu thế của trị liệu tâm lý là hệ thống các liệu pháp (phân tâm, hành vi, cảm xúc thuần lý...) và các trắc nghiệm tâm lý v.v.
Về tính ứng dụng: hình thức tham vấn được sử dụng ở phạm vi rộng hơn bởi các chuyên gia tâm lý, các nhà Cán bộ xã hội chuyên nghiệp, thậm chí các nhà sư phạm, cán bộ ngành y và một số nhà trợ giúp không chuyên giúp trên cơ sở nắm vững các kỹ năng cơ bản, nguyên tắc đạo đức của tham vấn, trong khi đó tâm lý trị liệu thường được sử dụng bởi các nhà tâm lý học, các cán bộ xã hội, các nhà tham vấn chuyên nghiệp được phép hành nghề. 
Mặc dù cả tham vấn và trị liệu tâm lý đều liên quan đến việc nói chuyện với ai đó được đào tạo để lắng nghe và không có sự phân biệt rõ rệt nào giữa trị liệu tâm lý và tham vấn. Tuy nhiên, nhìn chung, tham vấn là trị liệu bằng cách nói chuyện cho phép cá nhân giải quyết những vấn đề cuộc sống cụ thể, trong khi trị liệu tâm lý được sử dụng để giải quyết những vấn đề ‘sâu hơn’, phần lớn thường là những người mà những trải nghiệm trong quá khứ vẫn còn gây đau buồn cho họ. Có thể hữu ích khi nghĩ về tham vấn và trị liệu tâm lý như là hai đầu của một cái thước. Một đầu sẽ là tham vấn ngắn gọn để giải quyết một vấn đề cụ thể, một đầu sẽ là trị liệu tăng cường để giải quyết những vấn đề có nguồn gốc sâu xa.  

Trong bối cảnh nền văn hóa ở Việt Nam khi nhiều người còn chưa sẵn sàng chia sẻ những vấn đề riêng tư thì việc sử dụng thuật ngữ trị liệu tâm lý dễ được hiểu như sự chữa trị tâm lý có thể làm tăng thêm tâm lý e ngại và hạn chế việc sử dụng dịch vụ tham vấn - một công cụ bảo vệ sức khỏe tâm thần, tăng cường khả năng thích nghi của cá nhân khá hữu hiệu. Do vậy, chúng tôi cho rằng nên có sự tách biệt hai thuật ngữ trên ở nước ta hiện nay.
Nói tóm lại, tồn tại sự khác biệt nhất định trong Tham vấn, Tư vấn và Trị liệu tâm lý. Song quá trình trợ giúp con người giải quyết vấn đề tâm lý xã hội luôn luôn phức tạp đòi hỏi sự tham gia của nhiều hình thức can thiệp. Điều này khiến cho sự đồng nhất hay hoán đổi giữa chúng ở nhiều tác giả cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, từ đặc điểm của nền văn hóa cũng như xuất phát điểm của các loại hình dịch vụ này hiện nay ở Việt Nam, chúng tôi đề xuất nên có sự tách biệt giữa chúng tạo cơ sở cho sự phổ biến hóa việc sử dụng cũng như từng bước chuyên môn hóa các loại hình trợ giúp tâm lý xã hội. 

2. Sơ lược lịch sử tham vấn và trị liệu tâm lý
Tham vấn là một ngành nghề đại diện cho sự hợp nhất lại của nhiều ảnh hưởng như phong trào đấu tranh để có được những biện pháp điều trị nhân đạo cho bệnh nhân tâm thần từ thế kỷ XIX ở Pháp, phân tâm học- Freud; những khảo cứu khoa học và phương pháp tiếp cận hành vi; chất lượng khoa học các trắc nghiệm tâm lý; tâm lý học hiện sinh; tâm lý học nhân văn và những thành tựu rõ ràng của lĩnh vực hướng dẫn tư vấn nghề.

Tham vấn được ra đời và phát triển theo các giai đoạn sau
:
Từ 1900 đến 1950: Những tiền đề cho sự ra đời của ngành, nghề tham vấn.

Tiền đề đầu tiên phải kể đến là sự phát triển của công tác hướng dẫn tư vấn nghề và sự ra đời của những NTV nghề đầu tiên.

Từ đầu thế kỷ XX, công tác xã hội đã mang lại quan tâm và những thay đổi trong công tác giáo dục; tâm thần học làm biến đổi về chất các phương pháp chữa trị cho bệnh nhân tâm thần; phân tâm học và những liệu pháp liên quan được ứng dụng rộng rãi; hiệu quả của các trắc nghiệm và cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển xã hội nâng cao vật chất tinh thần cho con người. Nhìn một cách tinh tế, mỗi một sự kiện này đều ảnh hưởng đến công tác hướng dẫn tư vấn nghề và sự ra đời của tham vấn.

Frank Parsons (1854 – 1908), người sáng lập ra ngành hướng dẫn tư vấn nghề ở Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhân viên công tác xã hội ở Boston, được sự hậu thuẫn của những quan chức lãnh đạo cộng đồng ở đây, đã xuất bản cuốn sách “Cẩm nang hướng nghiệp” (Vocational Bureau) nhằm trợ giúp các cá nhân trong việc lựa chọn nghề nghiệp, tìm ra cách bắt đầu và xây dựng một nghề nghiệp thành công và hiệu quả”
. Ông thực sự mong muốn công tác hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp được đưa vào trường học. 

Năm 1909, sau khi ông qua đời một năm, cuốn sách “chọn nghề” (Choosing a Vocation) được xuất bản và ngay lập tức nó được coi là sự cống hiến lớn lao cho công tác hướng dẫn tư vấn nghề. Boston trở thành địa điểm tổ chức Hội nghị công tác hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp đầu tiên. kết quả của hội nghị này đánh dấu sự ra đời của Hiệp hội tư vấn hướng nghiệp quốc gia Mỹ (NVGA) năm 1913, tổ chức tiền nhiệm của Hiệp hội tham vấn Mỹ sau này. Frank Parsons là người có tầm nhìn xa. Ông đã hình dung ra công tác hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp có hệ thống trong trường học, hình dung ra sự phát triển của công tác này trong nước. Ông cũng thấy trước được tầm quan trọng của công tác tham vấn cá nhân và ông đã hi vọng có một xã hội trong đó sự hợp tác quan trọng hơn sự cạnh tranh. Nguyên tắc của Parsons trong công tác hướng dẫn tư vấn nghề đã ảnh hưởng sâu sắc đến những lĩnh vực rộng lớn hơn của công tác tham vấn. Mục đích chính của Parsons đối với công tác hướng dẫn tư vấn nghề luôn được thể hiện trong “3 quá trình”sau:

Một là: sự thấu hiểu một cách rõ ràng về bản thân, về khả năng, sở thích hoài bão, nguồn lực cũng như những hạn chế của bạn đối với nghề; động lực thúc đẩy bạn chọn nghề.

Hai là: kiến thức về những yêu cầu, điều kiện của thành công, những thuận lợi và khó khăn; sự đền bù; những cơ hội và những triển vọng phát triển trong các giới hạn khác nhau của công việc 

Ba là: nguyên nhân thực sự trong mối liên hệ của hai nhóm trong thực tế”
. 

Tuy nhiên, những xem xét sâu sắc, tỉ mỉ của Parson trong công việc đã chỉ ra cho chúng ta thấy nhiều điểm trong các nguyên tắc này thực sự trở thành nguyên lý của nghề Tham vấn. Chẳng hạn, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải có một người hướng dẫn chuyên nghiệp và gợi ý rằng một người hướng dẫn tốt không thể đưa ra các quyết định cho người khác, những người mà một cách cơ bản phải quyết định điều gì tốt nhất cho anh ta hoặc cô ta. Ông cũng cho rằng một NTV nên thân tình, cởi mở, trung thực và tốt bụng với TC. Điều đó có ý nghĩa quyết định đối với các NTV trong sự nỗ lực giúp đỡ TC phát triển những tiềm năng riêng của họ. Với những tư tưởng nêu trên, Parsons không những xứng đáng với danh hiệu là người sáng lập ra công tác hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp mà còn xứng đáng với danh hiệu người sáng lập của tham vấn.

Sau này, mặc dù công tác hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp trong trường học được phát triển, song nhiều người đã tán thành việc cần có một cách tiếp cận rộng hơn với tham vấn trong trường học. Những người này cho rằng những chuyên gia tư vấn hướng nghiệp không nên chỉ tập trung quan tâm về ngành nghề mà còn nên chú ý đến sự khác biệt lớn trong những nhu cầu về tâm lý và giáo dục của học sinh. Nói cách khác những chuyên gia tư vấn hướng nghiệp phải là những NTV.

Công tác hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp tồn tại và phát triển được nhờ sự trợ giúp của các trắc nghiệm về khả năng nhận thức, hứng thú, trí thông minh, nhân cách… Những trắc nghiệm này càng được chuẩn hoá và hoàn thiện, đóng góp một cách tích cực cho tất cả các loại hình thực hành tham vấn.  Sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng của ngành tâm lý trị liệu cùng với nỗ lực đấu tranh cho những hình thức chữa trị nhân đạo đối với bệnh nhân tâm thần, những bệnh viện điều trị tâm thần được xây dựng khiến cho nhu cầu cần người trợ giúp được đào tạo, chuyên nghiệp cũng gia tăng. Ban đầu, những nhân viên công tác xã hội, những nhà tâm lý trị liệu được đào tạo về những kỹ năng tham vấn để có thể đáp ứng nhu cầu này. 

Tham vấn chính thức ra đời vào những năm 1930 do công của E.G Williamson (1900-1979). Lần đầu tiên trong lịch sử  một lý thuyết hoàn chỉnh của tham vấn được đưa ra, phân biệt rõ rệt với thuyết phân tâm học đang thịnh hành của Freud.

Cách tiếp cận của Williamson bước đầu đã vượt qua những ý tưởng của Frank Parsons. Mặc dù có nguồn gốc từ công tác hướng dẫn tư vấn nghề nhưng hướng tiếp cận này đã được thay đổi và được xem như là một hướng tiếp cận hữu cơ với tham vấn và tâm lý trị liệu. Nét đặc trưng và những nhân tố chính của nó liên quan đến một chuỗi hoạt động 5 bước, bao gồm:

1.Phân tích đánh giá vấn đề và đạt được hồ sơ về sự tiếp xúc và những trắc nghiệm đối với thân chủ.

2. Tổng hợp, tóm tắt và sắp xếp thông tin để hiểu vấn đề.

3. Chẩn đoán, làm sáng tỏ vấn đề.

4. Tham vấn, trợ giúp cá nhân tìm cách giải quyết

5. Theo dõi, đảm bảo sự theo dõi đích thực ,sát xao với TC.

Do  hậu quả của chủ nghĩa phát xít, trong những năm 30-40, nhiều nhà triết học, tâm thần học, tâm lý học nhân văn đã chạy từ Châu Âu sang Mỹ và ngay lập tức những tư tưởng của họ đã ảnh hưởng đến tâm lý trị liệu và giáo dục ở đây.

Carl Rogers (1902 – 1987), người ban đầu bước vào TLH với việc phụ trách phân khoa nghiên cứu tâm lý trẻ em tại Đại học Rochester- Mỹ, là nhà tâm lý học chịu ảnh hưởng lớn của chủ nghĩa nhân văn. Ông đã thay đổi công việc thực hành tham vấn theo hướng thân chủ- trọng tâm (Clients – Centered), sử dụng phương pháp tiếp cận gián tiếp khi làm việc với các cá nhân; “đặt trọng tâm nơi TC”, “tin tưởng ở sức bật dậy nơi con người và cung cấp mọi điều kiện để giúp TC đối diện với chính mình nhằm giải toả sự bế tắc của bản thân”
. Phương pháp của Carl Rogers được xem là một quá trình ngắn hơn, nhân văn hơn, trung thực hơn và hiệu quả hơn đối với phần lớn TC . Đầu năm 1942, Rogers xuất bản tập sách “tham vấn và tâm lý trị liệu” (Counseling and Psychotherapy) , ghi lại những nét chính trong phương pháp của ông hình thành sau mười năm kinh nghiệm làm việc trong công tác trị liệu cho cả trẻ em và người lớn. Cuốn sách này có ảnh hưởng lớn lao đến ngành, nghề tham vấn, đánh dấu sự ra đời của tham vấn hiện đại.

Từ 1950-2000: Sự ra đời và phát triển của tham vấn hiện đại Những năm 50 của thế kỷ XX Tham vấn hiện đại được ra đời gắn liền với tên tuổi của Carl Rogers, nhà Tâm lý học Mỹ theo trường phải tâm lý học nhân văn. Cuốn sách thứ hai của ông có tựa đề “Thân chủ -  Trọng tâm trị liệu” (Client – Centered Therapy) xuất bản năm 1951 để khẳng định “một cách tiếp cận trị liệu mới nhấn mạnh đến các giá trị nhân văn và nhấn mạnh đến sự trắc nghiệm có ý thức của từng cá nhân”
.
Thập kỷ này cũng in dấu sự phát triển của các thuyết khác trong lĩnh vực tham vấn như Erick Erickson (1902-1994) với quan niệm “cá nhân có tiềm năng giải quyết các vấn đề riêng của mình”
. Erickson chia cuộc sống con người thành hệ thống “8 cơn khủng hoảng tâm lý xã hội đặc trưng cho mỗi lứa tuổi của cuộc đời, mà hậu quả thuận lợi và không thuận lợi, sẽ có tính quyết định đến sự phát triển nảy nở về sau của mỗi người”
. Erickson tin rằng “sức mạnh – bản ngã đạt được nhờ giải quyết thành công các đợt khủng hoảng về phát triển”
, cơn khủng hoảng 1 là lòng tin cậy hoặc ngờ vực; cơn khủng hoảng 2 là tự trị hoặc hổ thẹn hoặc hoài nghi; cơn khủng hoảng 3 là óc sáng kiến hoặc mặc cảm tội lỗi; cơn khủng hoảng 4 là việc làm hoặc sự kém cỏi; cơn khủng hoảng 5 là bản sắc hoặc lẫn lộn vai trò; cơn khủng hoảng 6 là thân mật hoặc cách ly; cơn khủng hoảng 7 là sinh sản hay trì trệ và cơn khủng hoảng 8 là toàn vẹn cá nhân hay thất vọng. Tham vấn chính thức trở thành một ngành khoa học độc lập và một ngành nghề chuyên môn trên thế giới.

Tham vấn phát triển mạnh mẽ vào những năm 60 của thế kỷ XX. Bên cạnh 3 hướng tiếp cận chính là tiếp cận Phân tâm (Freud); tiếp cận trực tiếp (Williamson); tiếp cận thân chủ trọng tâm (Rogers), thập kỷ 60 đánh dấu sự ra đời của vô số những cách tiếp cận mới như tiếp cận xúc cảm thuần lý (nhận thức) của Albert Ellis (1961). Tiếp cận hành vi Bandura (1969), Wope (1958) và Krumbeltz (1966); phép trị liệu hiện thực của William Glasser (1961- 1965); Tiếp cận cấu trúc (Gestalt) của Fritz Perls (1969). Tiếp cận ứng xử học của Bern (1964) và tiếp cận hiện sinh của Arbuckle (1968); Frankl (1963), May (1956) và những người khác… Tất cả các hướng tiếp cận tham vấn này đã giúp ích cho sự phát triển rực rỡ của tham vấn trong suốt giai đoạn đó. 

Những năm 70 ghi dấu ấn sự tiếp tục phát triển của tham vấn trong các lĩnh vực tham vấn sức khoẻ tâm trí cộng đồng, tham vấn học đường, tham vấn cho những người khuyết tật… Sự đào tạo những nhà tham vấn cũng có quy mô hơn, chú trọng đến các kỹ thuật như thấu cảm, lắng nghe đặt câu hỏi, phản hồi… nhằm phát triển một mối quan hệ có hiệu quả giữa nhà tham vấn và thân chủ. Tham vấn đã trở thành một nghề khẳng định được vị trí vững chắc trong xã hội.

Giai đoạn từ 1980-2000: ngành tham vấn tiếp tục được mở rộng và lớn mạnh trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Một trong những thay đổi lớn nhất của tham vấn trong giai đoạn này là tham vấn tập trung vào lĩnh vực văn hoá hay còn gọi là tham vấn xuyên văn hoá (cross-culture counseling).

Giai đoạn này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nguyên tắc đạo đức, chuyên môn trong tham vấn được đúc kết từ những lĩnh vực khác nhau như cố vấn, giáo dục… Năm 1995 Hiệp hội tham vấn Mỹ ACA (American Couseling Association) đã sửa đổi những tiêu chuẩn đạo đức và những tiêu chuẩn hành nghề của tham vấn nhằm làm tăng hiệu quả mối quan hệ trợ giúp giữa người tham vấn và thân chủ, mối quan hệ dựa trên sự thấu cảm, chấp nhận, quan tâm, của người tham vấn đối với từng thân chủ có những đặc trưng về lứa tuổi, giới tính, kinh nghiệm, trình độ văn hoá khác nhau

Tóm lại nghiên cứu lịch sử của tham vấn là vô cùng quan trọng để tìm hiểu từng bước phát triển và lớn mạnh của ngành này. Từ đó chúng tôi mạnh dạn đối chiếu, so sánh với tham vấn ở Việt Nam để có thể áp dụng tham khảo linh hoạt vào công tác tham vấn của nước ta, xây dựng và phát triển
III. Khía cạnh giới trong tham vấn
1. Giới là gì?

Cho đến nay, thuật ngữ giới được hiểu không có sự thống nhất trong giới nghiên cứu. Mặt khác, nhiều bằng chứng cho thấy còn không ít những mơ hồ và sự nhầm lẫn trong cách hiểu về giới khi triển khai thực tế cũng như trong cuộc sống thường ngày. Với sự thâm nhập rất nhanh của thuật ngữ giới vào các lĩnh vực của đời sống xã hội thì giờ đây thuật ngữ này trở lên quá quen thuộc, đến nỗi không ít người cho rằng nó đơn giản, nó dễ nắm bắt và do đó bỏ qua cơ hội để hiểu đúng về thuật ngữ này. Những sai lầm phổ biến là hiểu giới như “giới tính” (những khác biệt giới thuộc về sinh học), hoặc đồng nghĩa với khái niệm “phụ nữ” (họ coi giới là mối quan tâm của phụ nữ và vì lợi ích riêng của phụ nữ).

Giới là những khác biệt mang đặc trưng tâm lý - xã hội (sự khác biệt thể hiện ở khía cạnh vị trí, vai trò; nhận thức, xúc cảm và hành vi ứng xử xã hội) trong tương quan giữa nam và nữ, được hình thành trong quá trình tương tác giữa các nhóm nam và nhóm nữ trong một bối cảnh xã hội cụ thể
. 
Bản thân thuật ngữ giới khi ra đời đã mang ý nghĩa bác bỏ quan niệm phổ biến rằng những khác biệt giữa nam và nữ chỉ là những khác biệt về mặt sinh học (mang tính bất biến) và sự khẳng định rằng những khác biệt giữa nam và nữ chủ yếu là do quy định xã hội (có ảnh hưởng từ sự giáo dục). Đây là một vấn đề được tranh luận khá nhiều và khá lâu trong tâm lý học, về quan điểm cho rằng tích cách con người là do “Cái sinh học” hay “Cái xã hội” quy định- Cách nhìn hoàn toàn tách biệt, mang tính đối chọi nhau đã không cho phép lý giải bản chất khoa học của khái niệm tâm lý! Thực tế cho thấy, những đặc điểm xã hội, tâm lý cũng chịu sự quy định và ảnh hưởng của các yếu tố sinh học, di truyền. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả những khác biệt giới về vai trò, vị trí giữa nam và nữ hiện nay là phù hợp với mỗi giới. Trong các cách hiểu được trình bày phía trên, cách hiểu thứ nhất nói về các vấn đề thuộc về “thể chế và xã hội”. Cách hiểu thứ hai nói về vấn đề văn hoá “lý giải và quy định chi tiết những khác biệt sinh học vốn có thành một hệ thống những kỳ vọng xã hội”. Cách hiểu thứ ba nói đến các “quy tắc, tiêu chuẩn theo nhóm tập thể” đã quy định hành vi cá nhân... Như vậy, phải thấy rằng, dựa vào những đặc điểm sinh học căn bản của một người nam hay người nữ, những cơ chế tâm lý- xã hội xác định cái gì là phù hợp với nam giới, trong tương quan với những cái được cho là phù hợp với phụ nữ xét từ góc độ gia đình và xã hội, trong bối cảnh văn hoá- xã hội cụ thể. 

Trong cách hiểu chung, nhiều người thường lẫn lộn giữa “Giới” và “Giới tính”, không phải ở mặt thuật ngữ mà trong thực tế. Chúng ta thường đánh đồng những khác biệt giữa nam và nữ về vai trò giới (do học mà có) với những khác biệt về mặt sinh học (do di truyền mà có). Như vậy, việc phân biệt những khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học (giới tính) và những khác biệt xét về mặt xã hội (giới) là cần thiết.

Giới tính
Thuật ngữ giới tính có nguồn gốc la tinh là sectus (nghĩa là chia cắt) thể hiện chính xác ý định phân chia loài ra làm hai. Trong quan hệ với thuật ngữ giới, giới tính được hiểu là “sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam giới và phụ nữ, là các đặc điểm đồng nhất mà khi chúng ta sinh ra đã có”
. Một cách chung nhất, chúng tôi đề nghị cách hiểu giới tính là sự khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học, bao gồm sự khác nhau về giải phẫu (kích thước, hình dạng cơ thể...), đặc điểm sinh lý (hoạt động hormon, chức năng của các bộ phận), mang tính bẩm sinh, đồng nhất và không thay đổi.

Giới tính có những đặc trưng cơ bản là bẩm sinh, đồng nhất, không biến đổi và không thể thay đổi. Bẩm sinh nghĩa là về mặt sinh học lý học, nam và nữ đã mang những đặc điểm khác nhau (bộ phận sinh dục, hóc môn, nhiễm sắc thể) được xác định bởi tự nhiên. Đồng nhất nghĩa là nam hay nữ trên khắp thế giới, trong mọi nền văn hoá đều có cấu tạo giống nhau về mặt sinh học, những đặc điểm di truyền mà dựa vào đó có thể xác định một người là nam hay nữ. Còn không biến đổi là trong suốt lịch sử phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay các đặc điểm sinh học cơ bản nhằm xác định thế nào là một người nam (ví dụ có tinh trùng) và một người nữ (ví dụ có trứng và dạ con) vẫn không hề biến đổi. Không thể thay đổi có nghĩa chức năng sinh sản của nam hay nữ là không thể dịch chuyển cho nhau (nam không thể có trứng và dạ con, nữ không thể có tinh trùng và làm mang thai).

Như vậy, giới và giới tính có sự khác biệt về bản chất. Bảng dưới đây đưa ra sự so sánh phân biệt này.

	Giới tính (Sex)
	Giới (Gender)

	* Sinh ra đã có (mang tính bẩm sinh, di truyền, sinh học)
	* Không tự nhiên có (mà học được từ gia đình và xã hội)

	* Đồng nhất (ở mọi nơi đều giống nhau, ở mọi người nam và người nữ, trong mọi thời gian).
	* Đa dạng (khác nhau giữa các xã hội, vùng miền, các nền văn hoá). 

	* Không thể thay đổi

Ví dụ:

· Chỉ phụ nữ mới sinh con và cho con bú bằng sữa mẹ.

· Chỉ nam giới mới có thể làm thụ thai nhờ tinh trùng
	* Có thể thay đổi

Ví dụ:

· Phụ nữ có thể làm Thủ tướng và là nhà bác học

· Nam giới có thể nấu nướng và chăm sóc con cái tốt


Cuộc tranh luận về tính “Quy định sinh học” hay “Quy định xã hội” trong bản chất con người một thời gian dài là chủ điểm của nhiều nhà khoa học. Những lý lẽ chống lại tư tưởng bình đẳng giới thường dựa vào sự biện minh rằng mọi khác biệt giữa nam và nữ chỉ là những khác biệt về mặt sinh học, hoặc là được tạo ra dựa trên sự phù hợp với những khác biệt sinh học giữa nam và nữ. Theo quan điểm này, mọi sự khác biệt giữa nam và nữ đều có nguồn gốc sinh học, do di truyền và do đó không thể thay đổi. Vì vậy, việc làm rõ giới hạn của những khác biệt sinh học là điều cần thiết. 

Chúng tôi tán thành ý kiến của Perry Treadwell (1987): “Cho rằng tính chất đàn ông tuỳ thuộc ở những nhân tố sinh học nội tại là hiểu không đúng những cơ sở của di truyền học. Nhưng nếu lại cho rằng tính chất đàn ông chỉ là một công trình thuần tuý xã hội mà không có chút cơ sở sinh lý học nào thì đó là một điều nguy hiểm về mặt khoa học”
. Điều này có thể suy rộng không chỉ cho nam giới mà cho cả phụ nữ. Có nghĩa rằng: Không thể phủ nhận những nhân tố sinh học nội tại có ảnh hưởng đến việc xác định tính nam và tính nữ, thế nhưng xác định những nhân tố này ảnh hưởng đến mức nào so với những ảnh hưởng của nhân tố xã hội lại là điều chưa được rõ ràng về mặt khoa học. 

Cho đến nay các nghiên cứu về sự khác biệt giới tính vẫn đang đặt những dấu hỏi cho các nhà khoa học. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng thực nghiệm trong lĩnh vực tâm lý học xã hội khẳng định: Phần lớn những đặc điểm khác biệt giữa nam và nữ hiện nay là khác biệt giới, nghĩa là những khác biệt về đặc điểm xã hội, chịu sự quy định của các yếu tố tâm lý- xã hội luôn vận động, thay đổi. Mặc dù những quan niệm về giới được hình thành dựa trên cơ sở giới tính cụ thể (là đàn ông hay phụ nữ, là cô bé hay cậu bé), nhưng điều sai lầm của chúng ta là thường lấy sự khác biệt về mặt giới tính là nguồn gốc để giải thích cho sự khác biệt về giới và hợp lý hoá sự bất bình đẳng giới dựa trên một căn cứ duy nhất là yếu tố sinh học. Trong ngành nhân học, có một cụm từ được dùng để chỉ hiện tượng này đó là “Những khác biệt làm nên sự khác biệt”. 
2.Tại sao phải đề cập đến khía cạnh giới trong tham vấn?

Sự khác biệt về các đặc điểm nhân khẩu học giữa nam và nữ là rất lớn. Ví dụ như ở Mỹ, tỷ lệ lao động nữ lớn gấp đôi so với nam; ngày nay có nhiều nam giới tham gia trông trẻ hơn so với thời gian trước kia (mặc dù công việc trông trẻ phần lớn vẫn do phụ nữ đảm nhận); nam giới sở hữu phần lớn các công ty kinh doanh; về nghề nghiệp, nói chung, là phụ nữ ít có thu nhập hơn nam giới; tỷ lệ tử vong ở phụ nữ thấp hơn nam giới; phụ nữ sống lâu hơn nam giới, phụ nữ có tỷ lệ tốt nghiệp đại học ít hơn nam giới, phụ nữ cao tuổi có tỷ lệ tự tử ít hơn nam giới, và vân vân (Chandras, 1991; Taeuber, 1991).

Ngoài ra, có bằng chứng cho rằng sự khác biệt nhân cách giữa nam giới và nữ giới là rất lớn (Burnett, Anderson và Heppner, 1995). Một số nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ và nam giới trải qua tiến trình phát triển đã đảm nhận những nhiệm vụ khác biệt nhau (Horst, 1995), trong khi đó những người khác lại cho rằng thực tế nam giới có sự khác biệt so với nữ giới (Gilligan, 1982; Miller, 1976; Schaef, 1981). Sự khác biệt được tạo bởi yếu tố sinh học hay được tạo bởi áp lực xã hội vẫn chưa rõ ràng; tuy nhiên, nhìn chung sự tiếp cận cuộc sống giữa phụ nữ và nam giới là khác biệt nhau. Chẳng hạn, bằng chứng cho thấy nhìn chung khả năng biểu đạt cảm xúc của nam giới thường kém hơn của nữ giới, giao tiếp kém hơn nữ giới, ít có được sự thân mật hơn và thường có tính ganh đua cao hơn so với nữ giới. Trong khi đó phụ nữ thường chăm sóc con cái tốt hơn, quan tâm đến hành động của bản thân có ảnh hưởng đến người khác như thế nào và biểu lộ sự giận giữ kém hơn so với nam giới (Basse và Greenstreet, 1991; DeVoe; Rabinowitz, 1991; Sharkin, 1993). Phụ nữ cũng phải đấu tranh với vấn đề về lòng tự trọng nhiều hơn nam giới, đặc biệt trên thực tế thì việc tồn tại trên thế giới này đối với nam giới dễ dàng hơn là đối với nữ giới (Burnett, Anderson và Heppner, 1995). 

Vì nam giới có xu hướng nắm giữ quyền lực trong xã hội, nên nhìn chung họ đôi khi đàn áp phụ nữ. Đây là một căn bệnh cố hữu trong xã hội Mỹ và vì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nên sự áp đặt này đã trở thành vô thức. Tuy nhiên nó cũng có những tác động có hại đến cuộc sống của nam giới vì sự áp đặt đối với người khác một cách vô thức gây hại cho tâm thần của nam giới và có hại cho tâm trí của họ. Thêm nữa, sự đàn áp những người khác cũng có những ảnh hưởng đến chính những kẻ đàn áp, vì nam giới giữ quan điểm của riêng họ có thể là nguyên nhân gây ra những vấn đề về tâm lý và thể chất (Osherson, 1986). 

Một tin tốt lành là đã có một số bằng chứng cho thấy rằng cả nam giới và nữ giới hiện đang bắt đầu các vai trò mới, trong quan hệ giữa hai giới, trong gia đình và trong công việc. Điều này có thể mang lại một sự thay đổi tích cực  như một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng một người đảm nhận đa vai trò, bao gồm cả các vai trò giới tính phi truyền thống có thể sẽ có được sự thoả mãn trong cuộc sống hơn là những người không có (Hammond và Fong, 1988).

Giữa phụ nữ và nam giới có nhiều đặc điểm chung, nhưng cũng có nhiều đặc điểm khác biệt cần phải quan tâm trong tham vấn. Thực tế cho thấy số phụ nữ tìm đến tham vấn thường xuyên hơn nam giới và đôi khi nhà tham vấn cũng có những hiểu lầm với phụ nữ, vì thế điều quan trọng là nhà tham vấn cần phải nỗ lực để hiểu được các đặc điểm có liên quan đến phụ nữ cũng như nam giới. (Simon, Gaul, Friedlander và Heatherington, 1992; Worell, 1980) – nghĩa là phải quan tâm đến yếu tố giới trong quá trình tham vấn.
2. Tham vấn theo giới

ở Việt Nam, do ngành tham vấn chưa được phát triển một cách chuyên nghiệp nên yếu tố giới không được chú trọng trong tham vấn. Để trình bày về vấn đề này, chúng tôi chủ yếu tham khảo những ý tưởng trong cuốn The world of the counselors của nhà tham vấn người Mỹ E.D.Neukrug.
2.1. Tham vấn cho phụ nữ

Nhà tham vấn cần phải lưu tâm đến những đặc điểm có liên quan đến phụ nữ sau đây:
· Phụ nữ thường bị quấy rối tình dục ở công sở và ở những nơi khác nữa

· Với cùng một công việc giống nhau thì phụ nữ nhận được tiền lương ít hơn

· Các cơ hội nghề nghiệp và sự thăng tiến trong nghề nghiệp ở phụ nữ là thấp hơn nam giới

· Tỷ lệ phụ nữ bị lạm dụng thể chất bởi chính người chồng của họ ở mức đáng báo động.

· Tỷ lệ phụ nữ đơn thân và phụ nữ đã ly dị và con cái của họ sống dưới mức nghèo khổ ở mức đáng báo động. 

· Việc nhìn nhận năng lực của trẻ em gái và phụ nữ cản trở thực hiện tất cả những công việc mà họ có thể thực hiện.

· Phụ nữ dễ dàng diễn đạt các cảm giác buồn rầu, thân mật và thực hiện các hành vi chăm sóc con cái hơn nam giới và phụ nữ cũng khó khăn biểu lộ các cảm giác tức giận và đưa ra các hành vi quyết đoán.

· Phụ nữ, nói chung, thường không cảm thấy thoải mái trong các môi trường mang tính cạnh tranh.

· Phụ nữ dễ bị chẩn đoán nhầm hơn nam giới khi tìm đến các dịch vụ sức khoẻ tâm thần.

· Phụ nữ đôi khi bị phân tách giữa vai trò nuôi dạy và chăm sóc con cái và vai trò trong công việc.

· Phần lớn các trường hợp phản ánh chống lại các nhà trị liệu về việc quấy rối tình dục là của phụ nữ đối với các nhà trị liệu nam giới.

· Phụ nữ có các đặc điểm sinh học khác biệt riêng của họ (ví dụ: có kinh nguyệt, ung thư vú, mang thai, u nang buồng trứng, ung thu buồng trứng).

Vì một số chuyên gia sức khoẻ tâm thần quan tâm đến cách các nhà tham vấn/ trị liệu điều trị cho phụ nữ, nên Ban Tâm lý học tham vấn (Ban 17) của APA đã đưa ra 13 quy tắc cho nhà tham vấn và trị liệu khi làm việc với phụ nữ (Fitzgerald và Nutt, 1995). Những hướng dẫn này giúp nhà tham vấn biết cách làm việc với phụ nữ:  
Những hướng dẫn khi làm việc với phụ nữ:
1/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu nên có kiến thức về phụ nữ, đặc biệt là về các vấn đề xã hội, tâm lý và sinh học, những vấn đề này có ảnh hưởng đến phụ nữ nói chung hoặc những nhóm phụ nữ cụ thể trong xã hội.
2/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải nhận thức được rằng những giả định và những lý thuyết có liên quan đến việc thực hành của họ và vì thế có thể có sự khác biệt khi áp dụng giữa nam giới và nữ giới. Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải có biết các lý thuyết và các mô hình quy định hoặc giới hạn khả năng của khách hàng nữ, cũng như các lý thuyết và mô hình đặc biệt có hiệu quả đối với khách hàng là nữ.
3/ Sau quá trình đào tạo chính thức, nhà tham vấn/ nhà trị liệu vẫn phải tiếp tục tìm hiểu và học hỏi thêm về các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, bao gồm các vấn đề cụ thể của phụ nữ ở các nhóm nhỏ, trong toàn bộ thời gian hành nghề.
4/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu cần phải nhận thức và có kiến thức về tất cả các dạng áp lực và những áp lực này có tác động như thế nào đối với phụ nữ.
5/ Nhà tham vấn/ Nhà thị liệu phải có kiến thức và nhận thức về các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong tiến trình làm việc (đặc biệt là về quyền lực trong mối quan hệ tham vấn/ trị liệu có ảnh hưởng đến phụ nữ như vậy nhà tham vấn/ nhà trị liệu sẽ không có những sự tác động bất lợi đối với khách hàng. Cần phải có kiến thức và thực hiện việc chia sẻ trách nhiệm giữa khách hàng và nhà tham vấn/ trị liệu. 
6/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải có khả năng sử dụng các kỹ năng đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nói chung và cho từng nhóm phụ nữ cụ thể nói riêng.
7/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu quy gán cho việc không có sự giới hạn nhận thức về phương hướng hoặc bản chất của những thay đổi tiềm năng hoặc mục đích trong tham vấn/ trị liệu cho phụ nữ.
8/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải nhạy cảm với các trường hợp khách hàng nữ làm việc với nhà tham vấn/ Nhà trị liệu nam hay nữ.

9/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải sử dụng ngôn ngữ không có sự thành kiến về giới tính trong tham vấn/ trị liệu, giám sát. giảng dạy và trong các bài viết.
10/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu không được có hành vi tình dục với khách hàng nữ của họ dù trong bất kỳ trường hợp nào.
11/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải có nhận thức và liên tục xem xét các giá trị và những định kiến của bản thân, và những tác động đối với khách hàng là nữ. Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải hiểu được tác động của việc xã hội hoá vai trò giới đối với sự phát triển của bản thân và những tác nhân và kết quả cũng như thái độ của họ đối với bản thân cũng như đối với những người khác. Họ phải nhận thức được rằng hành vi và vai trò cần thiết không phải dựa trên nền tảng giới tính.
12/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải có nhận thức về vai trò cá nhân của họ có ảnh hưởng như thế nào đến tính hiệu quả trong việc tham vấn/ trị liệu cho khách hàng là nữ. Họ giám sát vai trò của họ trong việc tư vấn, giám sát hoặc trị liệu, như vậy việc này sẽ giúp cho không có những tác động bất lợi đến công việc tham vấn cho khách hàng nữ.
13/ Nhà tham vấn/ Nhà trị liệu phải ủng hộ việc xoá bỏ định kiến giới trong các tổ chức và ở mỗi cá nhân (Fitzgerald và Nutt, 1995)
Cảm thấy những hướng dẫn này vẫn chưa đầy đủ, một số nhà trị liệu là nữ đã đưa ra một cách tiếp cận mang tính triệt để hơn khi làm việc với phụ nữ. Nói chung các nhà trị liệu nữ tin rằng những vấn đề của phụ nữ trong tham vấn có sự liên quan chặt chẽ đến sự áp bức chống lại phụ nữ trong xã hội. (Fitzgerald và Nutt, 1995; Gladding, 1966). Họ gợi ý rằng tham vấn tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển những đặc điểm của riêng họ và họ còn cho rằng các nhà trị liệu nữ thích hợp nhất trong cho quá trình trị liệu này (McNamara và Rickard, 1989). Quá trình này có liên quan đến việc trợ giúp các khách hàng nữ xem xét xem các vấn đề của họ có liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội như thế nào. Các chiến lược tâm động học và nhận thức hành vi không được coi trọng, và việc trị liệu trợ giúp một cách tích cực cho các khách hàng sự tự quyết định, sự độc lập và ủng hộ các vấn đề của phụ nữ. Downing và Roush (1985) đã đưa ra một mô hình gồm có 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: thiết lập mối quan hệ và làm rõ tiến trình tham vấn: trong giai đoạn đầu tiên này nhà tham vấn đảm nhận bất kỳ vai trò nào ví dụ như là vai trò chuyên gia và khuyến khích phụ nữ tin tưởng vào chính bản thân họ. Thêm nữa, nhà tham vấn có thể công khai đồng cảm với các vấn đề của khách hàng và tự bày tỏ nỗ lực xây dựng một mối quan hệ gần gũi. Nhà tham vấn, trong giai đoạn này, giúp khám phá và nhận biết các vấn đề xã hội mà có thể liên quan đến nguyên nhân các vấn đề của phụ nữ và sử dụng các thông tin này để đưa ra các mục đích.

Giai đoạn 2: phê chuẩn và chính thống hoá những cảm giác giận giữ của phụ nữ đối với những tình huống khó khăn của cô ta: trong giai đoạn này nhà tham vấn trợ giúp một cách tích cực cho khách hàng trong việc tìm hiểu các áp lực chính trị xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân họ, trợ giúp khách hàng tìm hiểu tại sao họ lại bị đối xử như vậy trong cuộc sống, và giúp khách hàng đấu tranh chống lại như cảm giác không có quyền lực, không được giúp đỡ và lòng tự trọng kém. Trong giai đoạn này, nhà tham vấn có thể được khuyến khích sự tham gia tích cực vào các vấn đề của phụ nữ và có lẽ tham gia vào trong các nhóm phụ nữ.

Giai đoạn 3: tạo ra một môi trường an toàn để diễn đạt các cảm giác khi khách hàng bắt đầu thiết lập sự liên hệ với những phụ nữ khác: trong giai đoạn thứ ba này nhà tham vấn ghi nhận các cảm giác sự hãi và cạnh tranh với những phụ nữ khác là kết quả của hiện thực khách quan đối với phụ nữ trong xã hội. Vì những cảm giác này bắt đầu bị xua tan đi sự yếu đuối của phụ nữ nên những khách hàng này có xu hướng gắn bó chặt chẽ và đặc biệt với những phụ nữ khác. Trong giai đoạn này, nhà tham vấn cũng giúp cho khách hàng hiểu được sự khác biệt giữa sự tức giận đối với một nam giới và sự tức giận đối với một hệ thống nam giới chiếm ưu thế. Một người nam giới không phải là một hệ thống.

Giai đoạn 4: trợ giúp khách hàng chia sẻ những cảm giác xung đột giữa các giá trị truyền thống và các giá trị mới hình thành: trong giai đoạn này khách hàng có thể cảm thấy bị tách đôi giữa một số niềm tin nữ quyền mới hình thành trong bản thân với những giá trị khác đi ngược lại những giá trị kia (ví dụ muốn ở nhà để chăm sóc con cái). Nhà trị liệu phải ghi nhận các cảm giác xung đột này, nhận biết được sự rối loạn do những cảm giác này gây ra, và trợ giúp khách hàng khám phá một cách toàn diện hệ thống niềm tin của họ.

Giai đoạn 5: thúc đẩy sự thống nhất giữa các đặc điểm mới của khách hàng: trong giai đoạn cuối cùng này nhà tham vấn trợ giúp khách hàng thống nhất những niềm tin về nữ quyền mới được hình thành của khách hàng với những niềm tin cá nhân, thậm chí là có thể những niềm tin này không gióng như truyền thống. Đây là giai đoạn cao nhất trong sự phát triển vì khách hàng có thể cảm thấy có được sức mạnh trong việc phát triển các đặc điểm tính cách của bản thân và không chịu phụ thuộc vào hệ thống niềm tin từ bên ngoài.

2.2. Tham vấn cho nam giới

Mặc dù sự quan tâm của nam giới đối với tham vấn tương đối khác biệt so với phụ nữ, nhưng việc tham vấn cho nam giới không hề kém quan trọng một chút nào. Cũng giống như phụ nữ, nam giới cần phải cảm thấy có được sự trợ giúp trong quá trình trị liệu và cảm thấy không bị phán xét vì có những vấn đề riêng của bản thân- các vấn đề quen thuộc với kinh nghiệm của nam giới và các vấn đề này có liên quan đến tất cả các nhóm chủng tộc/ dân tộc và các nhóm văn hoá. Vì nam giới có xu hướng ít quan tâm đến tham vấn hơn nữ giới, ít tham gia các buổi trị liệu hơn so với nữ, và thường nhận được ra khi họ rơi vào cảm giác khủng hoảng (Moore và Leafgren, 1990; NIMH, 1990; Scher, 1979, 1981), vì thế điều này cho thấy cần phải tìm hiểu những đặc điểm riêng của nam giới, ví dụ như:

· Nam giới có khả năng dễ dàng biểu lộ các cảm giác giận giữ, sự công kích và sự cạnh tranh hơn nữ giới, và khó khăn biểu lộ các cảm giác buồn chán, sự hợp tác, sự tự bộc lộ và sự thân mật.

· Nam giới thường gặp khó khăn trong việc biểu đạt những cảm xúc, đặc biệt những cảm xúc được cho là của phụ nữ và vì vậy nam giới vẫn bị chỉ trích là kém nhạy cảm hơn. Vì thế nam giới đôi khi có sự giằng xé giữa việc đóng vai trò là một người đàn ông mạnh mẽ và trở thành một người đàn ông nhạy cảm, chu đáo.

· Nam giới bị chỉ trích vì việc họ nắm quyền kiểm soát và nếu không nắm quyền kiểm soát thì họ sẽ cảm thấy mất cân bằng.

· Nam giới bị xã hội hoá để mạnh mẽ hơn và mang chủ nghĩa cá nhân hơn và vì thế dễ gây ra những tai nạn, dễ tự tử và dễ có những hành động bạo lực hơn.

· Nam giới được khuyến khích sự cạnh tranh và sự kiểm soát (sự chịu trách nhiệm) và những hành vi này làm tăng sự căng thẳng và là một nhân tố làm tuổi thọ của nam giới ngắn hơn phụ nữ.

· Nam giới được xã hội hoá không đảm nhận vai trò chăm sóc con cái nhưng vẫn bị chỉ trích vì đóng vai trò của người cha cách biệt.

· Đàn ông có những đặc điểm sinh học riêng (ví dụ ung thư tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt, dễ mắc các bệnh về căng thẳng thần kinh, ung thư tinh hoàn)

Vì phong trào phụ nữ đã tạo ra những sự thay đổi tích cực, bao gồm cả việc giúp cho đàn ông có được sự nhạy cảm hơn, nên một số nhà tham vấn có những thái độ tiêu cực đối với nam giới và những vấn đề của nam giới. Khi đó những nhà tham vấn này sẽ làm việc không có hiệu quả với nam giới trong việc trị liệu. Nhà tham vấn cần phải có nhận thức về vấn đề của nam giới và tin rằng các vấn đề này là có thực (Kelly và Hall, 1992; Osherson, 1986). Một số nhà nghiên cứu đưa ra một số ý tưởng có thể hợp nhất thành một bộ hướng dẫn khi làm việc với khách hàng nam giới (Osherson, 1986; Scher, 1981).

1/ Chấp nhận nam giới như những gì mà họ vốn có: nam giới đặc biệt có sự cảnh giác khi tham gia trị liệu. Vì thế điều quan trọng là nhà tham vấn phải biết chấp nhận nam giới với những gì vốn có  của họ khi bắt đầu mối quan hệ tham vấn. Các nhà tham vấn nên biết rằng dù rằng việc xây dựng lòng tin ở nam giới thường khó khăn hơn nhưng khi đã đạt được sự tin cậy của họ rồi thì họ sẽ rất tích cực tham gia công việc trị liệu (Moore và Haverkamp, 1989; Scher, 1979).

2/ Không nên nài ép nam giới biểu lộ những gì được cho là “những cảm giác ôn hoà hơn”: nam giới thường cảm thấy không thoải mái khi diễn đạt một cảm giác nào đó (ví dụ sự buồn rầu, cảm giác bất lực, cảm giác không thoả mãn, cảm giác thân mật), trong khi đó họ lại rất dễ dàng trong việc giải quyết vấn đề, làm việc với các vấn đề thuộc về hành vi và diễn đạt các cảm giác như là giận giữ và tự cao. Vì việc diễn đạt các cảm giác ôn hoà hơn thường đến đến ở các giai đoạn cuối của quá trình tham vấn, vì thế nên nếu ép buộc một người đàn ông ngay từ đầu bộc lộ bản thân mình thì họ dễ có thể chấm dứt việc tham gia tiến trình trị liệu.

3/ Trong giai đoạn đầu của tiến trình tham vấn/ trị liệu, ghi nhận những cảm giác của nam giới: để bảo vệ cái tôi của bản thân, nam giới thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác và cho xã hội về những vấn đề của họ. Điều này được thể hiện thông qua sự tức giận đối với những người khác. Vì thế điều quan trọng là một người nam giới phải cảm thấy các cảm giác này của họ phải được ghi nhận thì họ mới tiếp tục tham gia công việc trị liệu.

4/ Ghi nhận quan điểm của nam giới về việc họ phải chịu sự ép buộc như thế nào theo các khuôn mẫu của vai trò giới: trong giai đoạn ban đầu của việc trị liệu cần phải ghi nhận việc khách hàng nam giới phải chịu áp lực như thế nào của vai trò giới và các áp lực khác từ phía xã hội (ví dụ nam giới bị buộc phải làm việc chăm chỉ vì gia đình). Việc ghi nhận những quan điểm này sẽ giúp xây dựng được sự tin cậy và tạo ra được mối quan hệ.

5/ Có kế hoạch cho việc tham vấn/ trị liệu: nam giới thường muốn có kế hoạch và mục tiêu định hướng- thậm chí là có sự thay đổi về sau này. Vì thế cần phải rõ ràng với nam giới về kế hoạch trị liệu và sự hợp tác với họ trong kế hoạch này.

6/ Bắt đầu thảo luận về các vấn đề phát triển: Mặc dù mỗi người đàn ông đều có một đặc điểm riêng của bản thân, tuy nhiên giữa họ cũng có những điểm chung giống nhau. Vì thế qua việc tìm hiểu các vấn đề này trong tham vấn bạn sẽ nhanh chóng xác định được một số vấn đề có liên quan đến khách hàng (ví dụ sự khủng hoảng của nam giới trong giai đoạn trung niên) (Levinson, 1978)

7/ Từ từ khuyến khích khách hàng nam giới diễn đạt những cảm giác mới lạ: khi đã có được sự tin cậy trong mối quan hệ tham vấn, nam giới sẽ cảm thấy thoải mới hơn để chia sẻ những cảm giác mà vẫn thường được quy gán cho là mang tính đàn bà (ví dụ khóc lóc, chu đáo, thân mật). Nhà tham vấn phải ủng hộ khách hàng diễn đạt những cảm giác mới lạ mà họ mới có

8/ Khám phá các vấn đề tiềm ẩn và ủng hộ những lối tư duy mới khám phá thế giới: sự biểu đạt cảm giác sẽ giúp nam giới khám phá ra những vấn đề tiềm ẩn mà họ chưa bao giờ nhận thấy (ví dụ các vấn đề trong thời niên thiếu, cảm giác không thoả mãn). Một mối quan hệ quan trọng đối với nam giới là mối quan hệ với người cha của họ. Tấm gương của người cha đối với đứa con, sự cách xa của người cha với đứa con, và tình yêu của người cha đối với đứa con và với mọi thành viên khác trong gia đình trở thành khuôn mẫu cho mối quan hệ của họ trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ giữa những người đàn ông. Thường thì mối quan hệ giữa nam giới với người cha của mình là một mối quan hệ khó khăn, như Osherson (1986) đã viết, khách hàng nam giới phải học cách làm thế nào để “hàn gắn mối quan hệ với người cha của mình”

Để chúng ta có thể “có ảnh hưởng” những người đàn ông khác, chúng ta phải tưởng tượng bản thân mình cũng bị ảnh hưởng bởi những người cha của mình, có lẽ, đây là điều đầu tiên khiến chúng ta muốn có ảnh hưởng và bị ảnh hưởng (Osherson, 1986).

Việc diễn tả những cảm giác chưa từng có giúp nam giới có được sự thấu cảm và các cách hiểu mới đối với thế giới. Nhà tham vấn cần khuyến khích sự suy xét mới này.

9/ Khám phá sự thay đổi hành vi: khi khách hàng đã có sự thấu cảm về bản thân, thì họ muốn có sự thay đổi trong hành động. Khi hợp tác với nhà tham vấn, khách hàng có thể xác định các xu hướng hành vi tiềm ẩn mới và muốn thử hành động.

10/ Khuyến khích sự thống nhất những cảm giác mới, những lối suy nghĩ mới về thế giới và những hành vi mới trong cuộc sống của nam giới: việc diễn đạt các cảm giác mới, sự thấu cảm và những lối suy nghĩ và hành động mới sẽ dần giúp khách hàng tự mình gánh vác trách nhiệm trong cuộc sống của bản thân và thống nhất trong lối sống của khách hàng. Nhà tham vấn có thể trợ giúp khách hàng nhằm đạt được sự thống nhất này bằng cách tích cực khuyến khích lối sống mới này.

11/ Khuyến khích mối quan hệ mới giữa những người nam giới: khuyến khích những mối quan hệ mới giữa những người nam giới, một trong số những mối quan hệ này giúp khách hàng cảm thấy tự do diễn tả cảm giác của bản thân và cảm thấy nam tính vẫn tồn tại. Một cách để thực hiện là dựa vào nhóm của người nam giới đó. Những nhóm này có thể tạo cho nam giới sự hỗ trợ trong khi vẫn tiếp tục sự thay đổi (Moore và Haverkamp, 1989; Williams và Myer. 1992). Điều này cho phép nam giới xây dựng những mối quan hệ sâu sắc hơn và thân mật hơn với những người khác

12/ Nói lời tạm biệt: mặc dù một số người tiếp tục tham gia trị liệu nhưng một số người khác do bị giới hạn về thời gian, phương tiện để đạt được mục đích, nên việc trị liệu có thể bị kết thúc. Bạn cần phải đưa ra các lý do cho người khách hàng đó quay trở lại nếu người khách đó mong muốn.

2.3. Tham vấn cho nam giới và phụ nữ: quan điểm cuối cùng

Dù bạn làm việc với khách hàng là nam hay là nữ, thì Good, Gilbert và Scher (1995) khuyên rằng tất cả các nhà tham vấn/ trị liệu nên tham gia tích cực trong việc trị liệu nhận thức giới. Cách trị liệu này lấy giới làm trung tâm trong quá trình tham vấn; xem xét vấn đề trong một khung cảnh xã hội; khuyến khích nhà tham vấn tích cực nhận ra sự bất bình đẳng giới; khuyến khích sự hợp tác và mối quan hệ tham vấn bình đẳng; và tôn trọng quyền của khách hàng lựa chọn vai trò giới thích hợp đối với bản thân mà không quan tâm đến vấn đề chính trị. Cuối cùng, chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng giữa nam và nữ có rất nhiều sự khác biệt, tuy nhiên giữa hai giới cũng có điểm chung. Chúng ta không được quá cường điệu sự khác biệt, vì tất cả chúng ta đều sống chung trong một thế giới.

Nói chung, điều cần thiết là các nghiên cứu phải hiểu được sự khác biệt giới, luôn có được sự thăng bằng để không đề cập không đúng mức đến sự khác biệt giới (Horst, 1995).

Sự khác biệt trong thiên hướng tình dục:
Trong nghiên cứu nổi tiếng của mình vào những năm 1940, Kinsey khi nghiên cứu về sự ham muốn tình dục ở nam giới đã phát hiện ra rằng có 50% nam giới đã có lịch sử tình dục với những nam giới khác trong đời mình. 13% người có kinh nghiệm tình dục đồng giới nhiều hơn có kinh nghiệm tình dục khác giới, 8% có thời gian ba năm từ khoảng 16 đến 55 tuổi có quan hệ tình dục đồng giới, và 4% hoàn toàn có quan hệ tình dục đồng giới trong suốt cả cuộc đời họ. (Kinsey, Pomeroy và Martin, 1948; Pomeroy, Martin và Gebhard, 1953). Kinsey cũng phát hiện ra rằng phần lớn mọi người đầu tiên đều không hoàn toàn là người có thiên hướng tình dục đồng giới hoặc tình dục khác giới nhưng dần dần họ nghiêng về thiên hướng tình dục đồng giới và tình dục khác giới. Sử dụng thang đo bảy điểm, Kinsey và các cộng sự đã phát hiện ra rằng những người rơi vào điểm giữa của thang đo thì một số người có đặc điểm lưỡng dục, nhưng đa phần những người khác vẫn mang đặc điểm hoặc là người tình dục đồng giới hoặc là tình dục khác giới. Mặc dù cũng có một số nghi ngờ đối với kết quả nghiên cứu của Kinsey (Cole, Gorman, Barrett và Thompson, 1993) tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng có một bộ phận người trong xã hội là những người tình dục đồng giới nam, tình dục đồng giới nữ, người lưỡng dục hoặc người không phải là tình dục đồng giới hoặc tình dục khác giới. (xem Bảng 14.1) (Singer và Deschamps, 1994). Điều cũng quan trọng là phải nhận ra rằng có một bộ phận người trong xã hội là những người tình dục đồng giới, trong phần lớn các nghiên cứu gần đây đều cho rằng xu hướng tình dục được quyết định trong thời gian rất sớm của cuộc đời, và phần lớn là có liên quan đến các yếu tố sinh học và di truyền và ít liên quan đến sự tự lựa chọn của cá nhân(Finn, 1996).

Mặc dù thực tế là một người có thể sinh ra đã là một người tình dục đồng giới (hoặc tình dục khác giới, hoặc lưỡng dục), thì sự ghét tình dục đồng giới hoặc sự lo sợ tình dục đồng giới vẫn còn khá phổ biến (Gallup, 1993). Giống như sự phân biệt chủng tộc, việc ghét đồng tính luyến ái có thể được nhìn nhận là sự méo mó của thực tế, biểu lộ nỗi sợ hãi trong vô thức về tình dục đồng giới. Sự ghét tình dục đồng giới gây ra định kiến và phân biệt đối xử và điều này là khá phổ biến trong xã hội, dù trong xã hội ngày nay đã có sự khoan dung hơn một chút đối với người tình dục đồng giới (ADL, 1992); Croteau và Morgan, 1989; Herek, 1989) (xem Hộp 15.3). Ví dụ như, theo số liệu thống kê của FBI về tội căm ghét cho thấy  trong tổng số các tội về căm ghét có 9% là tội về phân biệt định hướng tình dục, với 72% trong số này là đối với tình dục đồng giới nam (Bộ Tư pháp Mỹ, 1995). Thêm nữa, Trung tâm nghiên cứu ý kiến quốc gia phát hiện ra có 66% người Mỹ cho rằng tình dục đồng giới là một điều sai trái, trong khi đó trong một cuộc thăm dò dư luận khác cho thấy 59% người phản đối giáo viên tiểu học là người tình dục đồng giới và 49% người phản đối bác sỹ là người tình dục đồng giới. (trích dẫn trong tài liệu của Bennet và Deschamp, 1994). Khi được hỏi có nên hợp pháp hoá mối quan hệ tình dục đồng giới giữa hai người lớn trưởng thành không thì đến 47% người trả lời là nên, trong khi đó có 36% người trả lời là không nên (17% người không có ý kiến gì) (Gallup, 1989) và khi được hỏi những người tình dục đồng giới có được phép kết hôn không thì 57% người trả lời là không nên, trong đó 18% trả lời là không nên cả việc hợp pháp hoá việc quan hệ tình dục đồng giới (Fassinger, 1991). Cuối cùng, khi được hỏi những người tình dục đồng giới có quyền được hưởng sự bình đẳng trong nghề nghiệp không thì có 71% người trả lời là nên, trong khi đó có 29% người còn lại hoặc phản đối hoặc không có ý kiến gì (Gallup, 1989).

Thật không may, những khuôn mẫu sai lầm có liên quan đến vấn đề tình dục đồng giới vẫn còn tiếp tục thịnh hành ở nước Mỹ dù cho một thực tế là phần lớn những người tình dục đồng giới đều không giống như vậy. Chẳng hạn như một quan niệm sai lầm cho rằng thiên hướng tình dục có liên quan đến yếu tố giới và vì thế những người tình dục đồng giới nam có nhiều điểm giống với phụ nữ hơn và những người tình dục đồng giới nữ có nhiều điểm giống với nam giới hơn. Nhằm lên án những quan niệm sai lầm này, Atkinson và Hackett (1995) đã chỉ ra rằng “những người đồng giới nam là nam, và những người đồng giới nữ là nữ” và những người đồng giới nam và đồng giới nữ này có những biểu lộ hành vi vai trò giới cũng giống như những người tình dục khác giới nam và nữ khác. Một quan niệm sai lầm vẫn còn tồn tại là sự rối loạn của sự chuyển đổi giới tính, sự mặc quần áo của người khác giới, và tình dục đồng giới. Sự chuyển đổi giới tính tồn tại khi định hướng giới của một người không tương xứng với giới tính sinh học của anh ta và người đó cảm thấy mình có một cơ thể không phù hợp với bản thân. Việc mặc quần áo của người khác giới là khi một người cảm thấy thích thú khi mặc quần áo của người khác giới. Cả việc mặc quần áo của người khác giới và chuyển đổi giới tính đều không phải là đặc điểm phổ biến của những người tình dục đồng giới cũng như người tình dục khác giới, và trên thực tế thì việc mặc quần áo của người khác cũng không phổ biến trong nhóm người đồng tính luyến ái nam (Moses và Hawkins, 1982).
Một học sinh THCS được đền bù 900,000$ vì những hành vi bạo lực 
đối với người đồng tính
	Jamie Nobozny bị phỉ báng, bị chế diễu, bị tiểu vào người, bị đánh vào dạ dày khiến cậu phải phẫu thuật, và thường xuyên bị đánh đập trong trường học. Một học sinh trong trường nói rằng Jamie thường xuyên là nạn nhân của các hành vi bạo lực chỉ vì cậu ta không hành động như đứa trẻ trai khác.. và cậu ta hành động “như một đứa con gái”. Vụ việc này được được đưa lên toà án liên bang, toà án phát hiện ra hai giáo viên nam và vị nữ hiệu trưởng đã không có hành động bảo vệ Jamie khỏi những hành vi bạo lực. Cuối cùng Jamie được nhận 900,000$ tiền đền bù từ phía nhà trường cho những gì mà cậu phải chịu đựng. Cậu học sinh này đã chiến thắng.


Mặc dù có nhiều người xem tình dục đồng giới và lưỡng dục là một loại bệnh , nhưng hiện nay ngày càng có nhiều bằng chứng phản đối điều này (Dean và Richardson, 1964; Dworkin và Gutierrez, 1989; Evans, 1970; Finn, 1996; Hammersmith và Weinberg, 1973; Hooker, 1957; Sang, 1989; Weinberg, 1970). Trên thực tế, từ những năm đầu của thập niên 70, Hiệp hội Tâm lý học của Mỹ và Hiệp hội Tâm thần học của Mỹ đã chứng thực rằng tình dục đồng giới là một kiểu định hướng tình dục chứ không phải là một loại bệnh. Bất chấp thực tế như vậy nhưng vẫn còn có những thái độ tiêu cực đối với những người tình dục đồng giới từ phía các nhà tham vấn và các nhà trị liệu. Ví dụ như có nhiều nhà tham vấn và nhiều nhà trị liệu có quan điểm cho rằng những người tình dục đồng giới không bình thường như những người tình dục khác giới điều này là vì lý do họ không có được thông tin về vấn đề tình dục đồng giới nam và tình dục đồng giới nữ và vì thế họ vẫn giữ những quan điểm sai lầm cho việc tìm hiểu và điều trị cho những người tình dục đồng giới (Casas, Brady và Ponterotto, 1983; Davison và Friedman, 1981; Graham, Rawlings, Halpern và Hermes, 1984). Xét về mặt tích cực thì nhìn chung các nhà tham vấn và trị liệu thường có những quan điểm tự do đối với vấn đề tình đồng giới hơn là đại bộ phận người dân

2.4. Tham vấn cho người tình dục đồng giới nam và tình dục đồng giới nữ 
Một số chuyên gia đã đưa ra một số các hướng dẫn cho việc tham vấn đối với người tình dục đồng giới nam và người tình dục đồng giới nữ (Browning, Reynolds và Dworkin, 1995; Pope, 1995; Shannon và Woods, 1995). Các hướng dẫn này được giới thiệu một cách vắn tắt dưới đây:

1/ Có thái độ không phân biệt đối xử: đảm bảo rằng những định kiến của bạn không làm cản trở cho mối quan hệ tham vấn.

2/ Đưa ra một số nhận định về lối sống: không nhận định rằng một khách hàng là người tình dục đồng giới nam hoặc tình dục đồng giới nữ cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà nền văn hoá thống trị đã đưa ra cách hiểu về lối sống của họ khi mà hiện tượng tình dục đồng giới chỉ xuất hiện ở các vùng đô thị lớn. Phần lớn những người tình dục đồng giới ở Mỹ có lối sống rất đa dạng. 

3/ Hiểu các đặc điểm đặc thù của người tình dục nam và nữ: thông qua việc đọc các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu đề cập đến vấn đề tình dục đồng giới nam và đồng giới nữ và có sự quan tâm đến các nhóm tình dục đồng giới tại địa phương, từ đó giúp nhà tham vấn có thể nâng cao sự hiểu biết về các đặc điểm đặc thù của người tình dục đồng giới.

4/ Biết được các nguồn lực cộng đồng: biết được các nguồn lực sẵn có của cộng đồng có thể giúp ích cho những người đồng giới 

5/ Biết được các đặc điểm tương đồng: quen thuộc với các đặc điểm phát triển tương đồng của người tình dục đồng giới, đặc biệt là các đặc điểm có liên quan đến tiến trình trị liệu (Cass, 1979).

6/ Hiểu được quan điểm tôn giáo đối với vấn đề tình dục đồng giới: có hiểu biết về những tôn giáo đặc thù và các đặc điểm tinh thần tôn giáo của người tình dục đồng giới (ví dụ có một số tôn giáo coi tình dục đồng giới là bình thường).

7/ Có nhận thức về vấn đề bạo lực gia đình: có nhận thức về vấn đề bạo lực gia đình cũng có thể xảy ra trong mối quan hệ của người tình dục đồng giới nam và nữ cũng như trong mối quan hệ của những người tình dục khác giới.

8/ Biết được sự lạm dụng của cải: có căn cứ vững chắc cho việc trị liệu đối với những người bị rối loạn vì của cải, vì những người tình dục đồng giới có xu hướng sử dụng tài sản như một cách giải quyết trong tiến trình trị liệu và đối với cả những định kiến vốn có trong xã hội (Dyne, 1990)

9/ Có kiến thức về vấn đề AIDS: mặc dù vấn đề AIDS không phải là một căn bệnh của riêng người tình dục đồng giới nam, nhưng lại có một tỷ lệ lớn những người tình dục đồng giới nam bị nhiễm HIV/ AIDS

10/ Biết được vấn đề lạm dụng tình dục: đặc biệt phải biết rằng một tỷ lệ lớn những phụ nữ đồng tính luyến ái đã bị lạm dụng tình dục trước tuổi 18 (theo Loulan là 38%, 1987).

IV. Khía cạnh văn hoá trong tham vấn
1. Tham vấn đa văn hoá là gì?

Hiện nay, vẫn chưa có được một khái niệm thống nhất về tham vấn đa văn hoá. Chúng ta hãy cùng xem xét một số khái niệm sau đây:

“Mối quan hệ tham vấn đa văn hoá là những người từ các nền văn hoá khác nhau gặp nhau trong quan hệ tham vấn” (Das, 1995; Pedersen, 1988, 1991; Vontress, 1988). 
“Tham vấn đa văn hoá là bất kỳ hoạt động trị liệu nào, giữa những người có những khác biệt về văn hoá” (Niles, 1993). 

E.D Neukrug – nhà tham vấn người Mỹ - cho rằng “tất cả các quan hệ tham vấn đều đòi hỏi các nhà tham vấn phải đối mặt với sự khác biệt văn hoá từ phía thân chủ, thậm chí là với cả các thân chủ dường như là có cùng nền văn hoá với nhà tham vấn”. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta định nghĩa tham vấn đa văn hoá trên một phạm vi rộng thì chúng ta sẽ có một núi nhiệm vụ và làm giảm đi việc tập trung xem xét các vấn đề quan trọng xung quanh việc thân chủ có thể gặp những tổn thương do nhà tham vấn thiếu kiến thức về vấn đề đa văn hoá gây ra. Việc này giống như trong một phòng cấp cứu. Một số người cùng được đưa vào phòng cấp cứu, trong số này, một số có những vết thương nhẹ, một số có những vết thương nặng. Chúng ta sẽ điều trị cho những người nào trước? Rõ rằng là chúng ta sẽ điều trị cho người nào cần sự cấp cứu nhất. Và việc này cũng giống như tham vấn đa văn hoá. Dù chúng ta phải chú ý đến nhu cầu của tất cả các nhóm, tuy nhiên việc tham vấn cho những người phải chịu sự định kiến và phân biệt đối xử vẫn là vấn đề cấp bách nhất. Mặc dù tôi tin rằng chúng ta cần tập trung vào nhiều vấn đề hơn là chỉ tập trung vào vấn đề chủng tộc, tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng chúng ta cần ưu tiên hơn với những người gặp sự phân biệt đối xử. Vì thế, theo Axelson (1993) chúng ta sẽ xem xét tham vấn đa văn hoá trong hoàn cảnh sau:

Tham vấn đa văn hoá bao gồm tất cả các vấn đề khác biệt văn hoá trong một xã hội, gắn với các lý thuyết, kỹ thuật và việc thực hành phù hợp. Về vấn đề này, tham vấn đa văn hoá là hướng tiếp cận có cân nhắc cụ thế đến nền tảng văn hoá truyền thống và hiện tại, và những kinh nghiệm của các nhóm thân chủ khác nhau; làm thế nào để xác định những nhu cầu cụ thể cần thực hiện và phải phù hợp với các nguồn lực của trợ giúp.
2. Tại sao lại cần tham vấn đa văn hoá?

Câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi “Tại sao lại cần tham vấn đa văn hoá” là trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay có nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau từ khắp mọi nơi trên thế giới tìm đến dịch vụ tham vấn. Những người này có sự khác biệt về thiên hướng tình dục và khác biệt về tôn giáo. NTV ở bất cứ nơi đâu cũng không thể từ chối những yêu cầu của họ. 
Tuy nhiên, bên cạnh lý do có những cá nhân đến từ những nền văn hoá khác nhau, thì còn nhiều lý do khác nữa để giải thích tại sao tham vấn đa văn hoá lại trở nên quan trọng trong xã hội hiện đại ngày nay.

Tham vấn không phải chỉ dành cho một nhóm lớn trong xã hội: Nếu bạn nghi ngờ các nhà tham vấn/ trị liệu, nghi ngờ về tiến trình tham vấn/ trị liệu, hoặc cảm thấy các nhà tham vấn thuộc về một xã hội khác thì bạn có muốn tham gia hay tiếp tục tiến trình trị liệu hay không? Chắc là không. Trên thực tế nếu một thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế làm việc với nhà tham vấn thuộc nhóm chiếm ưu thế trong xã hội thì có nhiều khả năng xảy ra việc nhà tham vấn sẽ (1) đánh giá thấp tác động của áp lực xã hội đối với thân chủ, (2) giải thích những khác biệt văn hoá là do vấn đề tâm bệnh học từ phía thân chủ, và (3) chẩn đoán nhầm cho thân chủ (Mwaba và Pedersen, 1990).

Tham vấn hiện nay chưa phải dành cho thân chủ đến từ những nền tảng văn hoá khác. Có nhiều bằng chứng cho thấy ở Mỹ – nơi mà ngành Tham vấn và trị liệu phát triển bậc nhất trên thế giới - các nhóm thân chủ không chiếm ưu thế thường xuyên bị hiểu nhầm, thường xuyên bị chẩn đoán nhầm, các liệu pháp trị liệu ít có hiệu quả hơn so với các nhóm chiếm ưu thế, sự quan tâm đến trị liệu ít hơn so với các nhóm chiếm ưu thế và thường có xu hướng kết thúc trị liệu sớm hơn các nhóm chiếm ưu thế (Cole và Pilisuk; 1976; Copeland, 1983; Garretson, 1993; Lee và Mixson, 1995; Poston, Craine và Atkinson, 1991; Shipp, 1983; Solomon, 1992; Wilson và Stith, 1991). Thêm nữa, thân chủ đến từ những nền văn hoá khác với nền văn hoá của nhà tham vấn thì mối quan hệ trợ giúp sẽ không đạt hiệu quả bằng thân chủ có cùng nền văn hoá với nhà tham vấn (Atkinson, 1985; Atkinson, Poston, Furlong và Mercado, 1989). Điều này có thể hiểu được tại sao hiện nay ở các trung tâm sức khoẻ tâm thần có nhiều nhóm thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế lại bị chẩn đoán sai lầm. (Sue và Sue, 1990).

Có một vài lý do sau đây khiến tham vấn không chỉ dành cho nhóm chiếm ưu thế trong xã hội (Midgette và Meggert, 1991; Sodowsky và Taffe, 1991; Solomon, 1992; Yutrzenka, 1995):

1/ Câu chuyện về nơi có nhiều người di cư: Phải thừa nhận rằng ngày nay sự bùng nổ của toàn cầu hoá kéo theo sự hình thành của nhiều đất nước đa văn hoá. Tuy nhiên không phải nhà tham vấn ở các quốc gia đa văn hoá nào cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc với nhóm thân chủ không chiếm ưu thế, họ như bị nằm ngoài rìa của nền văn hoá chiếm ưu thế, họ tự nhận thấy mình có sự khác biệt với nhóm chiếm ưu thế trong xã hội và họ không thể hoà nhập với các giá trị và niềm tin của nhóm lớn chiếm ưu thế. Trên thực tế, phần lớn các nền văn hoá đều muốn duy trì bản sắc của mình và đều không muốn chối bỏ bản sắc văn hoá của riêng mình.Vì thế, nếu nhà tham vấn muốn thân chủ hoà nhập và tuân thủ theo các giá trị văn hoá của nhóm lớn thì có thể nhà tham vấn đã đi nhầm hướng. Có thể xem xã hội Mỹ là một ví dụ về bức tranh ghép của các nền văn hoá, một xã hội với vô số các giá trị và phong tục tập quán đa dạng khác nhau. Ví dụ như nếu nhà tham vấn tin rằng tất cả chúng ta đều giống nhau thì nhà tham vấn đã nhầm hướng tiếp cận với thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế và có một điều là thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế có giá trị văn hóa khá khác biệt với giá trị văn hoá của nhóm chiếm ưu thế.

2/ Sự mong đợi không phù hợp về tham vấn: Cách tiếp cận của phương Tây về tham vấn, đặc biệt là người Mỹ, có những tiêu chuẩn về mục đích của tham vấn. Chẳng hạn, họ cho rằng quá trình tham vấn nên nhấn mạnh vào cá nhân, tập trung vào sự biểu lộ cảm giác, khuyến khích sự tự khám phá, cởi mở và có sự thấu cảm; và chỉ ra nguyên nhân kết quả. Tuy nhiên, có nhiều nền văn hoá không đề cao những thuộc tính này và vì thế thân chủ từ những nền văn hoá này gặp những bối rối hoặc cảm thấy rất thất vọng khi việc tham vấn không diễn ra theo như mong đợi của họ. Ví dụ như, một thân chủ người Châu á rất tự hào với khả năng kiềm chế những xúc cảm của bản thân có thể từ chối tham vấn nếu cô ta cảm thấy thất vọng với nhà tham vấn vì nhà tham vấn đề nghị cô phải bộc lộ những cảm giác của mình. 

3/ Thiếu hiểu biết về áp lực xã hội: Mặc dù nhà tham vấn có khả năng xem xét cảm giác của thân chủ có liên quan đến việc họ bị phân biệt đối xử, bị lạm dụng hoặc bị tác động bởi các yếu tố “bên ngoài”, tuy nhiên họ vẫn thường không tập trung xem xét đến sự tác động của áp lực xã hội đối với thân chủ. Các nhà tham vấn thường cho rằng cảm giác tiêu cực thường do tự bản thân tạo ra vì thế họ khó có thể hiểu được những khó khăn do áp lực xã hội mang lại. Vì không nhấn mạnh đến áp lực xã hội, nên nhà tham vấn có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ với thân chủ khi thân chủ phải chịu những tổn thương do nhưng nhân tố bên ngoài xã hội gây ra. Một thân chủ bị từ chối nhận vào làm một cách phi lý chỉ vì anh ta bị tàn tật thì thân chủ này có thể cảm thấy nản lòng khi nhà tham vấn hỏi “Anh đã làm gì để ngăn cản bản thân nhận công việc này?”.

4/ Quan điểm vị chủng: Nếu không có kiến thức về liên văn hoá thì nhà tham vấn sẽ nhìn thế giới theo lăng kính nền văn hoá của họ. Những nhà tham vấn này có thể sẽ có những nhận định sai lầm rằng thân chủ cũng nhìn thế giới theo một cách hoặc niềm tin giống như họ vì thế khi một người có quan điểm khác đi về thế giới thì họ sẽ bị coi là bị nhiễu loạn, bị tẩy não về văn hoá hoặc bị cho là có quan điểm sai lầm. Nhìn nhận quan điểm của thân chủ mang tính độc lập là một việc quan trọng để quan hệ tham vấn đạt hiệu quả, đây là một dấu hiệu quan trọng khi làm việc với thân chủ đến từ nền văn hoá khác. Ví dụ như, nhà tham vấn có thể vô tình làm phật ý một người Hồi giáo bằng câu nói “Chúc bạn có một ngày Nô-en vui vẻ”.
	Quan điểm vị chủng

	Tôi học đại học từ những năm đầu của thập kỷ 70, nơi tôi ở có một sinh viên người Iran. Vào thời điểm đó, những sinh viên đến từ vùng Trung cận đông ít hơn thời bây giờ rất nhiều. Anh ta có vẻ rất xa lạ so với chúng tôi, và chúng tôi đã đối xử với anh ta không được tốt. Chúng tôi lấy anh ta ra làm trò cười và xa lánh anh ta. Chỉ sau này tôi mới nhận ra rằng anh ta không phải là một người kỳ lạ, mà chính chúng tôi mới là những người kỳ lạ. Chúng tôi không đứng trên nền văn hoá của anh ta để đánh giá và vì thế chúng tôi coi anh ta là một gã kỳ quặc. Chúng tôi chỉ đứng trên quan điểm của bản thân để đánh giá thế giới. Anh ta tên là Muhammad, và tôi ước gì tôi có thể biết được nơi hiện nay anh ta đang sống để gửi đến lời xin lỗi.


5/ Sự kém cỏi của những người có thái độ và định kiến phân biệt chủng tộc: nếu nhà tham vấn không quan tâm đến thái độ và những định kiến phân biệt chủng tộc thì công việc không thể đạt hiệu quả khi làm việc với thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế và còn có thể gây ra những tổn thương cho những thân chủ này. Cần phải hiểu những khuôn mẫu và định kiến là vấn đề luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tiềm thức của chúng ta. Ví dụ như một nhà tham vấn về tình dục khác giới trong tiềm thức của mình luôn tin rằng tình dục đồng giới là một loại bệnh tuy bề ngoài lại tuyên bố rằng anh ta chấp nhận tất cả mọi thiên hướng tình dục nhưng  bên trong nhà tham vấn này lại vẫn có những hành vi phân biệt đối xử một cách rất tinh vi khi tiếp xúc với thân chủ là người đồng giới vì trong tiềm thức của mình nhà tham vấn vẫn coi người đồng giới là sai trái.

6/ Không có khả năng hiểu sự khác biệt văn hoá qua các dấu hiệu biểu đạt: điều này có thể được xem là “bất bình thường” ở những đất nước đa văn hoá. Việc thiếu kiến thức về sự khác biệt văn hoá có liên quan đến khả năng giải thích các biểu hiện, gây ra những tổn hại xấu đến mối quan hệ tham vấn vì nhà tham vấn có thể đưa ra những chẩn đoán sai lầm, điều trị sai lầm và kết thúc sớm việc tham vấn với những thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế. Ví dụ như những người đến từ các quốc gia châu âu biểu lộ sự đau khổ thông qua sự trầm cảm, cảm giác kích động và cảm giác bất lực, trong khi đó những người Mỹ La tinh (người có nguồn gốc từ Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha) lại biểu lộ sự đau khổ qua những hành động cơ thể.

7/ Phương pháp đánh giá và nghiên cứu không đáng tin cậy: Trong nhiều năm, các phương pháp đánh giá và nghiên cứu đã nổi tiếng là chứa đựng nhiều định kiến. Mặc dù ngày nay các trắc nghiệm đã được hoàn thiện hơn nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy những trắc nghiệm mang tính định kiến văn hoá và những nghiên cứu không được thực hiện một cách chuẩn xác vì những khác biệt văn hoá. Một khó khăn thường gặp trong việc sử dụng các phương pháp đánh giá là các cá nhân từ những nền văn hoá khác thường vô tình có những câu trả lời “bất bình thường” nếu xét theo văn hoá Mỹ thông thường, tuy nhiên trên thực tế họ là những người hoàn toàn bình thường. Ví dụ như, một người Mỹ La tinh mộ đạo khi được hỏi cô ta có thể “nghe thấy tiếng nói của Chúa không?” thì sẽ trả lời là “có” và cô ta nghĩ rằng mình có thể “nói chuyện với Chúa”, đây là câu trả lời rất bình thường nếu xét trong nền văn hoá của cô ta. Tuy nhiên trong nền văn hoá Mỹ, nói chuyện được với Chúa có thể hiểu là một bằng chứng của bệnh tâm thần phân liệt, điều này đối lập lại với niềm tin tôn giáo. Mặc dù trong văn hoá Mỹ cũng có chuyện có thể “nói chuyện với Chúa”, nhưng người ta luôn phủ nhận rằng họ có thể “nghe thấy tiếng nói của Chúa” vì trong nền văn hoá của họ điều này ám chỉ đến bệnh tâm thần.

8/ Phân biệt chủng tộc có tính tổ chức: vì phân biệt chủng tộc tồn tại trong xã hội và thậm chí là trong cả các tổ chức tham vấn (D’Andrea, 1996), nên các tài liệu nhà tham vấn sử dụng cũng có thể chứa đựng những định kiến và nhà tham vấn vì thế sẽ vô tình hiểu sai đi về những thân chủ đến từ những nền văn hoá khác biệt. Có rất nhiều ví dụ. Chẳng hạn, trong tài liệu DSM IVĐÃ liệt kê ra một số phép chẩn đoán có chứa đựng những định kiến văn hoá, một số cách tiếp cận tham vấn được giới thiệu trong các tài liệu chuyên ngành đặc biệt không đạt được hiệu quả nếu đem áp dụng khi làm việc với các nhóm thân chủ đến từ một số nền văn hoá khác và nhiều chương trình đào tạo các nhà tham vấn gần đây vẫn còn chưa đề cao vấn đề đa văn hoá. Tương tự như vậy, trong tài liệu này cũng có thể còn những định kiến văn hoá mà tác giả không phát hiện ra.

9/ Tham vấn không được phát triển cho thân chủ có nền văn hoá khác: nhà tham vấn bị quy kết là muốn làm việc với những thân chủ trẻ tuổi, hấp dẫn, mau miệng, thông minh và có những thành công (“YAVIS”) hơn là làm việc với những thân chủ trầm lặng, xấu xí, già, nghèo khổ và đến từ những nền văn hoá khác (“QUOID”). Thật không may là trong nhiều trường hợp điều này lại là sự thật. Tuy nhiên nhóm thân chủ da trắng thuộc tầng lớp trung lưu và nhiều nhóm không chiếm ưu thế khác cũng đã quen với công việc tham vấn. Tuy nhiên, còn với nhiều thân chủ đến từ những nền văn hoá khác thì quá trình tham vấn vẫn chưa đem lại cho họ những ích lợi và ngoài ra còn có thể có những tác hại đối với họ (Sodowsky và Taffe, 1991; Yutrzenka, 1995). ở Mỹ, tham vấn đặc biệt không có được những thành công với các nhóm có địa vị kinh tế xã hội thấp như nhóm Mỹ Phi, Mỹ á, Mỹ La tinh và Anh điêng. 

Rõ ràng là đang có yêu cầu về tham vấn đa văn hoá. Mặc dù tham vấn đa văn hoá vẫn còn mới mẻ, nhưng nó đã chỉ ra sự kém cỏi của một số nhà tham vấn vài năm trước vẫn còn kịch liệt phản đối việc đề cao tham vấn đa văn hoá (Baker, 1995; Fukuyama, 1994; Lee, 1994; Sandhu, 1995; Sue, Arredondo và McDavis, 1992a, 1992b; Sue và Sue, 1990). Đối với nhiều nhóm thân chủ đến từ những nền văn hoá khác, chúng ta hy vọng rằng những gì được trình bày trên sẽ giúp ích (1) cho các nhà tham vấn hiểu biết hơn về sự đa dạng văn hoá, (2) các nhà tham vấn có thể đưa ra những chẩn đoán chính xác hơn, (3) giảm bớt đi tỷ lệ bỏ cuộc trong tham vấn và (4) tăng hơn sự thoả mãn đối với quá trình tham vấn (Quintana và Bernal, 1995).

3. Một số định nghĩa

Có nhiều thuật ngữ khác nhau được đưa ra về văn hoá, chủng tộc, nhóm không chiếm ưu thế, dân tộc, tầng lớp xã hội và quyền lực và có những thuật ngữ được tập trung nhấn mạnh như khuôn mẫu, định kiến, sự phân biệt chủng tộc, và sự phân biệt đối xử vì những vấn đề này có những tác động đến thân chủ cũng như có tác động đến công việc của nhà tham vấn/ trị liệu khi làm việc với thân chủ (Atkinson, Morten và Sue, 1993; Baruth và Manning, 1991). Việc hiểu các thuật ngữ giúp nhà tham vấn/ trị liệu có một nền tảng cơ bản về vấn đề mà họ nhắm tới. Dưới đây là những định nghĩa ngắn gọn về một số thuật ngữ này.

Văn hoá: Giá trị, biểu tượng, ngôn ngữ, đường hướng cùng nhau chia sẻ và đang tồn tại trên thế giới là một số từ và thuật ngữ phản ánh khái niệm văn hoá. Văn hoá phản ánh những giá trị chung, quy chuẩn hành vi, biểu tượng, ngôn ngữ và mẫu đời sống chung mà mọi người cùng nhau tiếp thu và chia sẻ. Whitfield, McGrath và Coleman (1992) đã chỉ ra 11 yếu tố dùng để xác định các mẫu hình văn hoá cụ thể, đó là;

· Đặc điểm bản thân.

· Diện mạo và cách ăn mặc.

· Có niềm tin và hành vi đặc trưng.

· Mối liên hệ với gia đình và với các đặc trưng quan trọng khác.

· Cách dành và sử dụng thời gian nhàn rỗi.

· Cách tiếp thu và sử dụng kiến thức.

· Cách thức giao tiếp và ngôn ngữ.

· Có một số giá trị và các tập tục.

· Việc sử dụng thời gian và không gian.

· Việc ăn và chế biến món ăn theo phong tục tập quán.

· Công việc và cách thức thực hiện công việc.

Chủng tộc: Gen di truyền, màu da, sự mơ hồ là một số từ và thuật ngữ có liên quan đến chủng tộc. Trong khi khái niệm văn hoá được dựa trên các đặc điểm mà con người được tiếp thu, thì chủng tộc là một đặc điểm được dựa trên yếu tố sinh học, người có cùng chủng tộc sẽ có sự di truyền gien giống nhau (Krogman, 1945). Vì thế trên thế giới có các chủng tộc khác nhau như người da trắng, người da vàng và người da đen. Một số chủng tộc khác nhau có thể sống cùng nhau trong một xã hội chung, ví dụ như người Mỹ châu Phi có những đặc điểm riêng khác biệt và người Mỹ da trắng cũng có những đặc điểm riêng khác biệt so với các tiểu nhóm xã hội khác. 

Trong những năm gần đây, khái niệm chủng tộc đã có nhiều tranh luận, điều này là vì bên cạnh sự khác biệt bên ngoài còn nhiều sự khác biệt khác nữa. (Atkinson, Morten và Sue, 1993). Thêm nữa, các nhóm gien trên khắp thế giới và đặc biệt là ở Mỹ đã có sự lai tạo gen vì sự di dân, sự thám hiểm, sự xâm lược, sự cưỡng đoạt có hệ thống trong các cuộc chiến tranh và các cuộc đàn áp các nhóm không chiếm ưu thế, và sự kết hôn với các nhóm chủng tộc khác. Trong khi một vài nhà xã hội học nói rằng không có sự phân chia về chủng tộc thì một số khác lại nói rằng có ba chủng tộc lớn và một số khác lại cho rằng phải có đến 200 chủng tộc khác nhau. 

Dân tộc: Di truyền, dòng giống và truyền thống là một số vấn đề có liên quan đến dân tộc. Cụ thể hơn, khi một nhóm người có cùng dòng giống với nhau, tức là nếu họ sống trong cùng một môi trường văn hoá xã hội thì có thể nói họ có cùng một dân tộc (Davis, 1978; Rose, 1964). Dân tộc, trái ngược lại với chủng tộc, không dựa trên yếu tố gien di truyền mà dựa vào mẫu hành vi đã tồn tại lâu đời trong xã hội và có thể bao gồm sự giống nhau về tôn giáo, dòng giống, ngôn ngữ và/hoặc các đặc điểm văn hoá. Vì thế, những người Do Thái đã cho rằng những ai có cùng tôn giáo và có các đặc điểm dòng giống giống nhau có thể được coi là cùng một nhóm dân tộc dù cho có thể không sống cùng một nơi (Người Do Thái sống ở nhiều nơi trên thế giới). Tương tự như vậy, những người Châu á có thể giống nhau về chủng tộc nhưng lại có thể không sống cùng trong một xã hội hoặc không có cùng các đặc điểm dân tộc như nhau.

Tầng lớp xã hội: Tiền bạc, quyền lực, vị trí xã hội, vai trò xã hội- đây là những yếu tố có liên quan đến tầng lớp xã hội. Hannon, Ritchie và Rye (1992) đã dùng từ “bỏ sót yếu tố” khi tìm hiểu về tính đa dạnho. Họ cho rằng yếu tố tầng lớp xã hội thường bị bỏ qua khi xem xét về tính đa dạng. Tầng lớp xã hội của một người cho biết vị trí của người đó trong xã hội và tầng lớp xã hội được dựa trên nhiều phương diện, bao gồm tổng số tiền mà một người có, vị trí xã hội mà người đó nắm giữ (ví dụ nghề nghiệp, vị trí trong cộng đồng) (Macionis, 1993) và quyền lực mà cá nhân nắm giữ.  Tầng lớp xã hội của một người là sự cắt lát về dân tộc, văn hoá hoặc chủng tộc của người đó (Ihle, Sodowsky và Kwan, 1996). Vì thế mặc dù cá nhân có thể có cùng văn hoá, dân tộc hoặc chủng tộc cũng có sự khác biệt vì tầng lớp xã hội của họ khác nhau. 

Sự khác biệt quyền lực: Lạm dụng dựa trên khả năng, áp lực, quyền hành và cấp trên/ cấp dưới là những từ và khái niệm có liên quan đến khái niệm khác biệt quyền lực. Sự khác biệt về quyền lực cho thấy sự khác biệt lớn giữa con người với nhau hơn là sự khác biệt văn hoá, dân tộc, chủng tộc, hoặc tầng lớp xã hội. Quyền lực có thể là một hệ quả từ sự khác biệt về chủng tộc, tầng lớp xã hội, giới, nghề nghiệp và cũng có thể là nguyên nhân cho các vấn đề khác và vì thế vấn đề này rất dễ bị hiểu nhầm. Dù là do sự nhìn nhận hoặc thực tế thì quyền lực đều có thể bị lạm dụng. Ví dụ như, giáo viên có thể sử dụng quyền lực của mình để quấy rối học sinh. Ví dụ khác, một nữ quản lý cấp cao người Mỹ gốc Mê-xi-cô có thể bị những người công nhân không quý mến, lý do không phải là do cô ta lạm dụng quyền lực của mình mà bởi vì những người công nhân tin rằng những phụ nữ gốc La tinh không nên nắm giữ những vị trí quản lý cao như vậy. Và một người đàn ông da trắng có thể được đề nghị giữ chức vụ lãnh đạo không phải bởi vì kinh nghiệm của anh ta mà bởi vì từ vô thức các nhóm người khác tin rằng những người đàn ông da trắng có quyền lực. 

Nhóm không chiếm ưu thế: Một nhóm không chiếm ưu thế là một nhóm có những đặc điểm văn hoá hoặc tự nhiên khác biệt và bị đàn áp một cách có hệ thống bởi những người nắm giữ quyền lực. Một nhóm không chiếm ưu thế có thể là một nhóm chiếm số lượng lớn trong một xã hội, giống như trường hợp ở Nam Phi và cũng giống như vị trí của người phụ nữ Mỹ (Atkinson, Morten và Sue, 1993; Macionis, 1993). 

Khuôn mẫu, thành kiến và phân biệt chủng tộc: Khuôn mẫu là niềm tin mạnh mẽ của một nhóm người cho rằng phần lớn hoặc tất cả mọi thành viên trong nhóm cần phải có được những đặc điểm, hành vi hoặc niềm tin nào đó theo sự quy định của nhóm (ví dụ người châu á phải là người thông minh, người Anh điêng là người phải uống được rượu). Từ khuôn mẫu hướng đến hành vi hoặc niềm tin nào đó, từ thành kiến là sự định nghĩa tích cực hoặc tiêu cực về toàn bộ một nhóm nào đó (ví dụ “Tôi ghét những kẻ đồng tính”). Thành kiến có thể là giữa nhóm này với bất kỳ một nhóm nào khác, trong khi đó thì phân biệt chủng tộc là của một nhóm tiến bộ hơn với nhóm thấp kém hơn (ví dụ nhóm người da trắng tiến bộ hơn nhóm người da đen).

Mô tả về khuôn mẫu, Brislin (1981) cho rằng khuôn mẫu thường là sự khái quát mang tính tiêu cực về một nhóm người, nhóm người này có những định kiến đối với những người ngoài nhóm, không chấp nhận những cảm giác lo lắng của bản thân, tổ chức và cấu trúc thế giới theo cách phân tích của riêng họ (được trích dẫn trong Lum, 1986). Một vài tác giả đưa ra quan điểm cho rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một căn bệnh cũng giống như nhiều loại bệnh tâm thần khác, phân biệt chủng tộc được dựa trên sự bóp méo sự thật (Skillings và Dobbins, 1991).

Sự phân biệt đối xử: Những từ Khuôn mẫu, Thành kiến và Phân biệt chủng tộc đề cập đến thái độ của một nhóm người, sự phân biệt đối xử là hành vi thực sự, chẳng hạn việc tẩy chay những người đồng tính hoặc việc tuyển lao động không công bằng, điều này gây ra những tác động tiêu cực cho những cá nhân trong nhóm văn hoá hoặc nhóm dân tộc (Lum, 1986).

4. Các mô hình nhận thức khi làm việc với các thân chủ  đa văn hoá 

Mô hình làm việc với các cá nhân đa văn hoá
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Mỗi người đều có điểm giống với tất cả mọi người, giống một số người và có điểm không giống với một ai cả (trích từ Kluckhohn và Murray; trong Speigh, Myers, Cox và Highlen, 1991, trang 32)

Những người ủng hộ thuyết hiện sinh cho rằng khi tìm hiểu một con người, chúng ta cần phải nhận thức được rằng con người đấy là một thực thể đơn nhất (Eigenwelt), có những kinh nghiệm chung của nhiều nhóm và nhiều nền văn hoá (Mitwelt) và cũng có những kinh nghiệm chung mà toàn cầu chia sẻ với nhau (Umwelt) (Binswanger, 1962, 1963). Ghi nhớ điều này trong đầu, chúng ta cần phải tự hỏi bản thân “nhà tham vấn làm thế nào để làm việc hiệu quả với các thân chủ có sự khác biệt về văn hoá?”. Sử dụng khung lý thuyết về sự tồn tại của con người trên, người ta đưa ra một mô hình làm việc chung với tất cả các thân chủ là mỗi thân chủ đều có một đặc điểm riêng biệt, có mối liên hệ với nền văn hoá của anh ta hoặc cô ta và đều có đặc điểm chung với tất cả mọi người trên thế giới. (Speight, Myers, Cox và Highlen, 1991, trang 32). Mỗi một vòng tròn biểu diễn một khía cạnh trong con người. Sự giao thoa giữa các vòng tròn giúp cho chúng ta hiểu tổng hoà quan hệ của con người thay vì việc chỉ đi tìm hiểu một khía cạnh riêng lẻ.

Các mô hình tìm hiểu nhóm không chiếm ưu thế

Một cách giúp tìm hiểu các thân chủ đến từ các nền văn hoá khác là xác định xem họ có những đặc điểm nào tương đồng với nền văn hoá của riêng họ hoặc có điểm nào tương đồng với nền văn hoá của nhóm lớn. Bell và Evans (1981) đã đưa ra một mô hình tìm hiểu để giúp các nhà tham vấn hiểu được những phản hồi của một thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế với các nhà tham vấn thuộc nhóm không chiếm ưu thế và nhóm lớn. Mô hình này đưa ra bốn kiểu người có sự giao thoa văn hoá:
Người chuyển dịch văn hoá: Cá nhân có sự tương tác về văn hoá không chấp nhận, cả trong ý thức và vô thức, chủng tộc/ dân tộc hoặc nền tảng văn hoá của anh ta hoặc cô ta để đồng hoá với nền văn hoá thống trị. Không hài lòng với nền văn hoá của bản thân, nên các cá nhân này hành động, ca ngợi và sống theo cách như thể là họ được sinh ra là đã thuộc về nền văn hoá thống trị, họ làm như vậy với mục đích trốn tránh khỏi sự áp bức của nhóm văn hóa thống trị. Những người này cảm thấy căm ghét bản thân và không hài lòng với chủng tộc/ dân tộc hoặc nền tảng văn hoá của bản thân. Tham vấn liên văn hoá đặc biệt gặp khó khăn với loại người này, và kiểu thân chủ này lại cảm thấy hài lòng hơn khi làm việc với nhà tham vấn đến từ nền văn hoá thống trị.

Người mang văn hoá kép: Những người có văn hoá kép cảm thấy hài lòng với chủng tộc/ dân tộc hoặc nền văn hoá của mình cũng như nền văn hoá thống trị. Những người này có thể dễ dàng hoà nhập với cả hai nền văn hoá. Đối lập lại kiểu người chuyển dịch văn hoá, kiểu người này không chối bỏ nền văn hoá gốc của mình nhưng đôi lúc cảm thấy trong mình có hai con người, cảm thấy bị phân đôi giữa hai nền văn hoá. Có nhận thức rằng nền văn hoá nào cũng có mặt tích cực, nên kiểu người này thường tiếp thu tất cả mọi kiến thức trong tất cả các nền văn hoá. Kiểu người này có thể làm việc được cả với nhà tham vấn thuộc nhóm văn hoá thống trị hoặc nhóm văn hoá yếu. Nhà tham vấn thuộc nhóm văn hoá thống trị hoặc nhóm văn hoá yếu đều cảm thấy dễ chịu khi làm việc với kiểu người này, nhưng đôi khi nhà tham vấn lại không nhận ra những áp lực mà loại người này phải chịu đựng khi sống chung trong cả hai nền văn hoá.

Người chối bỏ nền văn hoá thống trị: Kiểu người này chối bỏ văn hoá thống trị và tin rằng mục đích của văn hoá thống trị chỉ là để áp bức văn hoá của nhóm không chiếm ưu thế. Kiểu người này thường được gọi là những người cực đoan, người chính thống và chiến sĩ. Một nhà hoạt động chính trị thường rất thông minh và thường đổ lỗi cho những vấn đề của xã hội. Kiểu người này đặc biệt luôn cảnh giác trong suốt các buổi tham vấn và làm các buổi tham vấn giảm hiệu quả, đặc biệt là nếu nhà tham vấn là người thuộc nhóm văn hoá thống trị. Nhà tham vấn làm việc với loại người chối bỏ nền văn hoá thống trị phải tập trung vào vấn đề tại sao thân chủ lại tìm đến tham vấn thay vì tập trung vào việc thảo luận về vấn đề áp lực xã hội.

Người truyền thống: Kiểu người này gắn chặt với nền văn hoá của mình và luôn sử dụng biểu tượng, phong tục tập quán và truyền thống trong nền văn hoá của anh ta/ cô ta. Kiểu người này không cực đoan như loại người chối bỏ nền văn hoá thống trị, trên thực tế kiểu người này không chấp nhận cũng như không chối bỏ các đặc điểm văn hoá gốc của bản thân- kiểu người này chỉ biết có mỗi đặc điểm văn hoá này. Những người này thường già hơn ba kiểu người trên. Kiểu người này gặp khó khăn trong tham vấn đa văn hoá vì bất đồng ngôn ngữ với nhà tham vấn và những người này cũng ít thích nghi với các tiến trình tham vấn.
Mặc dù mô hình của Bell và Evans (1981) rất có hiệu quả trong việc giúp chúng ta tìm hiểu tại sao một số thân chủ lại có thể dễ thích nghi hơn một số thân chủ khác, nhưng đây lại là một mô hình cứng nhắc. Ngược lại, mô hình của Atkinson, Morten và Sue (1993) cho rằng đặc điểm riêng của các nhóm không chiếm ưu thế là bản chất của sự phát triển. Mô hình của họ có năm giai đoạn đi từ nền văn hoá thống trị đến nền văn hoá của các nhóm không chiếm ưu thế, đến giai đoạn cuối cùng mà cá nhân tự hào và chấp nhận các đặc điểm văn hoá của anh ta hay cô ta và có thể chối bỏ hoặc chấp nhận các giá trị của những nền văn hoá khác.

Atkinson, Morten và Sue (1993) cho rằng mô hình này có thể đạt được một số mục đích giúp nhà tham vấn "nhạy cảm hơn" với các vấn đề (1) sự đàn áp vai trò diễn ra trong sự phát triển đặc tính của một cá nhân thuộc nhóm không chiếm ưu thế, (2) sự khác biệt tồn tại giữa các thành viên trong cùng một nhóm không chiếm ưu thế trong sự coi trọng nền văn hoá của riêng họ và (3) khả năng mỗi cá nhân trong nhóm không chiếm ưu thế thay đổi các đặc điểm của anh ta hay cô ta.
Bảng dưới đây xem xét thái độ của thân chủ trong các nền văn hoá khác đối xử với bản thân, với những người khác có cùng nền văn hoá, với những người thuộc các nhóm không chiếm ưu thế khác và đối với các nhóm thống trị nếu một thân chủ thực hiện theo năm giai đoạn phát triển này. Sử dụng mô hình này, cần phải cân nhắc đến các đặc điểm và các quá trình tham vấn khác biệt với thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế ở các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển.
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	Thái độ đối với nhóm chiếm ưu thế

	Giai đoạn 1- Sự tuân theo
	Tự hạ thấp mình
	Hạ thấp giá trị nhóm 
	Phân biệt đối xử
	Đề cao giá trị nhóm

	Giai đoạn 2- Sự xung đột
	Sự xung đột giữa việc tự hạ thấp mình và đề cao mình
	Sự xung đột giữa hạ thấp nhóm và đề cao giá trị nhóm
	Sự xung đột giữa việc chấp nhận quan điểm của nhóm thống trị và cảm giác về sự đồng cảm
	Sự xung đột giữa việc đề cao giá trị nhóm và hạ thấp giá trị nhóm

	Giai đoạn 3- Sự phản kháng và phản đối
	Tự đề cao mình
	Đề cao giá trị nhóm
	Sự xung đột giữa cảm giác thấu cảm với những gì mà các nhóm khác cũng phải trải qua và cảm giác dung hoà văn hóa
	Hạ thấp giá trị nhóm

	Giai đoạn 4- Sự nội quan
	Quan tâm đến căn cứ cho việc tự đề cao mình
	Quan tâm đến các căn cứ để đề cao nhóm một cách có căn cứ
	Quan tâm đến các căn cứ vị chủng cho đánh giá các nhóm khác
	Quan tâm đến căn cứ cho việc hạ thấp giá trị nhóm

	Giai đoạn 5- Sự đồng vận và nhận thức
	Tự đề cao
	Đề cao giá trị nhóm
	Đề cao giá trị nhóm
	Để có  chọn lọc


Mặc dù mô hình nhận dạng đặc điểm của thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế có thể giúp nhà tham vấn hiểu được thân chủ của mình, nhưng nếu nhà tham vấn không tự xem xét thái độ của mình có những định kiến hay không thì việc tham vấn cho nhóm thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế sẽ ít có được sự thành công. Nhà tham vấn thuộc nhóm không chiếm ưu thế có thể muốn đánh giá xem họ cần bắt đầu từ đâu với một mô hình xác định đặc điểm của thân chủ thuộc nhóm không chiếm ưu thế, ví dụ như những trường hợp mà chúng ta đã bàn đến ở trên. Tìm hiểu kiểu hoặc giai đoạn có thể mang lại nhận thức theo cách bạn liên hệ với thế giới và giúp bạn hiểu bạn cần phải hành động như thế nào trong một mối quan hệ tham vấn đa văn hoá.

5. Mối quan hệ trợ giúp và sự đa dạng văn hoá

Nhà tham vấn có kỹ thuật đa văn hoá: niềm tin và thái độ, kiến thức và các kỹ năng

Một số nhà nghiên cứu cho rằng để trở thành một nhà tham vấn đa văn hoá làm việc có hiệu quả, thì nhà tham vấn cần phải (1) nhận thức được thái độ và niềm tin của bản thân đối với những người đến từ nền văn hoá khác (2) có nền tảng kiến thức bổ trợ để trợ giúp cho quá trình làm việc với thân chủ và (3) cần phải có kỹ năng cần thiết để làm việc với thân chủ đến từ nền văn hoá khác (Pedersen, Draguns, Lonner và Trimble, 1996; Sue, Arređôn và McDavis, 1992a; và Sue, Bernier, Durran, Feinberg, Pedersen, Smith và Vasquez Nuttall, 1982). Dưới đây là tóm tắt ba đặc điểm quan trọng giúp nhà tham vấn đa văn hoá làm việc có hiệu quả.

Thái độ và niềm tin: Nhà tham vấn đa văn hoá làm việc có hiệu quả cần phải có nhận thức về nền văn hóa của bản thân và biết được những định kiến, khuôn mẫu và giá trị trong nền văn hoá của bản thân. Những nhà tham vấn như vậy sẽ có được khả năng tôn trọng sự khác biệt từ những nền văn hoá khác. Mặc dù nhà tham vấn đa văn hoá hiệu quả có thể không có cùng hệ thống niềm tin như thân chủ của họ nhưng anh ta hay cô ta có thể chấp nhận những quan điểm khác biệt của thân chủ. Nhạy cảm với những khác biệt và điều chỉnh những định kiến của bản thân sẽ giúp cho nhà tham vấn đa văn hoá giải quyết vấn đề của thân chủ. Đã có nhiều trường hợp thất bại của nhà tham vấn khi gặp phải sự khác biệt văn hoá của thân chủ vì trong suy nghĩ của họ có quá nhiều định kiến và thành kiến.

Kiến thức: 
	Thiếu nhận thức về những định kiến và thành kiến của bản thân

	Roberliello và Schoenewolf (1987) đã đưa ra một số lỗi của nhà tham vấn do thiếu kiến thức về những định kiến của bản thân:

1/ Một nhà trị liệu da trắng tự do từ chối giải mộng cho thân chủ da đen chỉ vì nhà tham vấn phủ nhận sự cẳng thẳng trong mối quan hệ tham vấn.

2/ Nhà tham vấn nữ khuyến khích thân chủ của cô ta bỏ chồng một cách mù quáng vì anh ta là một người vũ phu. Thân chủ đã rời bỏ chồng mình nhưng cuối cùng lại gặp một người chồng vũ phu khác vì nhà tham vấn đã không xem xét về người phụ nữ đóng vai trò gì trong việc bị chồng sử dụng vũ lực.

3/ Nhà tham vấn cam đoan với thân chủ của cô ta rằng cảm giác đồng tính luyến ái của thân chủ không có nghĩa người thân chủ là người tình dục đồng giới. Nhà tham vấn làm điều này mà không tính đến cảm giác lo sợ của thân chủ về định hướng tình dục của bản thân mà chỉ cố gắng phớt lờ vấn đề đi. Tuy nhiên việc cam đoan của nhà tham vấn không cho phép thân chủ khám phá định hướng tình dục của bản thân.

4/ Nhà tham vấn từ chối lắng nghe quan điểm vô thần của thân chủ vì nó trái ngược lại với niềm tin tôn giáo của nhà tham vấn. Điều này làm chấm dứt cuộc trò chuyện rất có ý nghĩa vì thân chủ sẽ đánh mất niềm tin vào nhà tham vấn.


Nhà tham vấn đa văn hoá hiệu quả cần phải có kiến thức về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước, có thể có những rào cản ẩn giấu trong sự khác biệt văn hoá của thân chủ, vì thế nhà tham vấn cần phải có kiến thức về các đặc điểm của các nền văn hoá và các nhóm dân tộc cụ thể (ví dụ kiểu nhân cách, phong tục và truyền thống). Nhưng cũng có nhà tham vấn không thừa nhận rằng một thân chủ đến từ một nền văn hoá nào đó thì nhất thiết sẽ phải có những đặc điểm của nền văn hoá đó. Nói cách khác, nhà tham vấn có kiến thức về nhóm mà thân chủ, nhưng vẫn chưa có thể đi đến kết luận cuối cùng về cách mà thân chủ đó sẽ hành động. Vì thế việc thiếu kiến thức về văn hoá của nhóm có thể khiến cho nhà tham vấn và những người khác đưa ra những kết luận không chính xác.

	Thiếu kiến thức: những con chim két đậu trên cây

	Một nữ giáo viên tiểu học da trắng một ngày nọ đặt ra một câu hỏi về môn toán học cho các học sinh trong lớp. “Giả sử trên cây có 4 con chim két, các em dùng súng cao su bắn hạ một con. Vậy thì còn lại bao nhiêu con trên cây? Một học sinh da trắng rất nhanh chóng trả lời “Thật dễ dàng. Một con bị bắn hạ như vậy còn lại 3 con”. Một học sinh da đen lại trả lời một cách rất tự tin là “không còn con chim nào”. Người giáo viên lắc đầu khi nghe câu trả lời sau và tuyên bố câu trả lời đầu tiên là đúng, và cậu học sinh da đen thì cần phải học toán chăm chỉ hơn. Từ đó cậu học sinh da đen dường như không muốn tham gia các hoạt động trên lớp học và hiếm khi nói chuyện với các bạn khác hoặc là nói chuyện với giáo viên ....

Nhưng nếu người giáo viên hỏi thêm em học sinh da đen lý do tại sao đáp án của câu hỏi lại là không còn con chim nào thì sẽ nhận được câu trả “Nếu chúng ta bắn một con chim, thì những con chim khác sẽ bay đi nên sẽ không còn con chim nào”. Các giáo viên ở Nigeria thường lấy câu chuyện này để chứng minh sự khác biệt giữa nền văn hoá Mỹ và nền văn hoá của các nước châu Phi. Người Nigeria luôn cho rằng nhóm luôn quan trọng hơn cá nhân, và như vậy sự tồn tại của tất cả mọi cá nhân đều phụ thuộc vào mối quan hệ liên nhân cách giữa các cá nhân. (trích từ Sue, 1992)


Kỹ năng: Nhà tham vấn làm việc có hiệu quả với thân chủ đến từ các nhóm văn hoá khác có thể sử dụng các kỹ năng tham vấn và phỏng vấn mở, khi thích hợp, với các thân chủ đến từ các nền văn hoá khác cùng lúc có nhận thức và có thể sử dụng các kỹ năng và việc can thiệp có thể có hiệu quả với đối tượng thân chủ đến từ một nhóm văn hoá khác. Liên quan đến vấn đề này, nhà tham vấn có nhạy cảm văn hoá có thể hiểu được ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ phi lời nói của thân chủ và có thể giao tiếp một cách có hiệu quả với thân chủ. Điều gì sẽ xảy ra khi một nhà tham vấn không có những kỹ năng phù hợp khi làm việc với thân chủ đến từ nền văn hoá khác? Rất có thể thân chủ sẽ không muốn tiếp tục tham gia tiến trình tham vấn nữa; thân chủ cảm thấy không đủ kiên nhẫn và không thoả mãn với việc tham vấn và/hoặc công việc tham vấn có ít thành công.

	Thiếu kỹ năng

	Một nữ thân chủ người châu á phàn nàn về những vấn đề của cơ thể như cô ta cảm thấy choáng váng, ăn uống không cảm thấy ngon miệng, không có sức khoẻ để hoàn thành các công việc nhà và bị mất ngủ. Cô hỏi nhà trị liệu có phải vấn đề của mình là do “vấn đề thần kinh” hay không. Nhà trị liệu nghi ngờ là do sự trầm cảm, nhà trị liệu hỏi thân chủ là khi nào cô ta có những rối loạn về mặt thể chất và lúc đó cô ta có cảm thấy trầm cảm và buồn rầu không. Đến lúc này, thân chủ dừng lại và có vẻ rất bối rối. Cuối cùng thì cô ta nói rằng cô ta cảm thấy mình bị ốm và những rắc rối của cơ thể khiến cho cô cảm thấy buồn rầu. Theo quan điểm của cô thì đây là điều tự nhiên vì cứ khi nào bị ốm thì cô lại cảm thấy buồn. Khi đó nhà trị liệu cố gắng xác định xem lịch sử gia đình thân chủ có bị bệnh trầm cảm hay không, vì thế, thân chủ biểu lộ sự không thoải mái và dẫn đến hành vi tự vệ. Mặc dù thân chủ không trực tiếp đối đầu với nhà trị liệu, nhưng cô ta không bao giờ quay lại với nhà trị liệu nữa (Sue và Sue, 1990).

Nếu nhà tham vấn này có đầy đủ kiến thức và kỹ năng thì anh ta/ cô ta sẽ hiểu được rằng các thân chủ người châu á khi phàn nàn về những vấn đề về thể chất thì thường có những vấn đề về mặt xúc cảm. Vì thế nhà tham vấn đầu tiên cần phải tập trung xem xét các vấn đề về thể chất và đưa ra những gợi ý cho việc điều trị thể chất trước khi giải quyết các rắc rối về mặt xúc cảm (Sue và Sue, 1990).


Từ các ví dụ trên cho thấy có một mối liên hệ gần gũi giữa niềm tin, kiến thức của chúng ta về các nhóm văn hoá khác và việc sử dụng các kỹ năng làm việc một cách có hiệu quả. Nhà tham vấn có được cách hiểu rõ ràng về bản thân, đặc biệt về đặc điểm dân tộc của bản thân có thể có những thái độ lành mạnh, niềm tin và kiến thức cần thiết khi làm việc với thân chủ đến từ nhóm văn hóa khác và có thể thực hiện các kỹ năng cần thiết đối với thân chủ đến từ các nền văn hoá khác biệt khác.

Westwood và Ishiyama (1990), Neukrug (1994a, 1994b) và những người khác đã đưa ra những gợi ý chung dưới đây khi làm việc với những cá nhân đến từ các nền văn hoá khác nhau.

1/ Khuyến khích thân chủ nói bằng ngôn ngữ riêng của họ: tất nhiên không có yêu cầu bắt buộc một nhà tham vấn cần thiết phải sử dụng song ngữ, tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc sử dụng song ngữ sẽ mang lại nhiều ích lợi hơn cho công việc tham vấn. Tuy nhiên, nếu một thân chủ có thể nói hai thứ tiếng trong khi đó nhà tham vấn lại không thể làm được như vậy, thì nhà tham vấn cần cố gắng hiểu được ý nghĩa trong ngôn ngữ của thân chủ. Thân chủ nên được khuyến khích nói bằng ngôn ngữ của riêng họ và nhà tham vấn cũng nên học một ít ngôn ngữ của thân chủ.

2/ Chuẩn bị ở nhà và hiểu biết nền văn hoá của thân chủ: nhà tham vấn cần dự các hội thảo, khoá học, đến thư viện và/ hoặc hỏi trực tiếp các thân chủ về nền văn hoá của chính họ

3/ Đánh giá các đặc điểm văn hoá của thân chủ: sử dụng mô hình xác định các đặc điểm chủng tộc để đánh giá các đặc điểm văn hoá của khách hàng. Điều này sẽ giúp nhà tham vấn biết được cách làm việc với thân chủ. Ví dụ như, một thân chủ có sự chuyển biến văn hoá và còn giữ lại rất ít đặc điểm của nền văn hoá gốc sẽ rất khác so với một người có cùng nền văn hoá nhưng mới nhập cư.

4/ Kiểm tra sự chính xác của các hành vi phi ngôn ngữ của thân chủ: đừng chắc chắn rằng sự giao tiếp phi ngôn ngữ giữa các nền văn hoá là giống nhau. Hãy hỏi thân chủ về ý nghĩa của các hành vi phi ngôn ngữ của họ nếu bạn cảm thấy nghi ngờ.

5/ Sử dụng luân phiên các hình thức giao tiếp: vì sự khác biệt văn hoá, nên một số thân chủ khá dè dặt khi nói chuyện trong khi một số khác lại có vấn đề với việc giao tiếp vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Sử dụng nhiều hình thức giao tiếp khác như hành động, vẽ, âm nhạc, kể chuyện, nghệ thuật cắt dán hình ảnh, ... sẽ có thể giúp thân chủ thể hiện bản thân và các hình thức này có thể sẽ phù hợp với người thân chủ mà bạn đang tham vấn.

6/ Khuyến khích thân chủ giới thiệu các tài liệu có ý nghĩa văn hoá và các vấn đề mang tính cá nhân: thân chủ có các tài liệu sẽ giúp nhà tham vấn hiểu được thân chủ và nền văn hoá của họ (ví dụ sách, tranh ảnh, tạp chí có ý nghĩa, các tài liệu mang đặc trưng cho nền văn hoá của riêng họ, v.v...)

7/ Thay đổi môi trường trợ giúp: với nỗ lực tạo cho thân chủ sự thoải mái và xây dựng sự tin tưởng từ phía thân chủ, khi cảm thấy thích hợp thì nhà tham vấn có thể thay đổi môi trường trợ giúp. Công việc tham vấn có thể là việc khá xa lạ với các cá nhân đến từ một số nền văn hoá và công việc ngồi trong một căn phòng nhỏ biệt lập có thể tạo ra một sự buồn chán kinh khủng. Nếu nhà tham vấn muốn có được quan hệ tham vấn tích cực, thì có thể nhà tham vấn cần phải sử dụng nhiều môi trường trợ giúp xen kẽ nhau để giúp thân chủ dễ dàng tham gia vào mối quan hệ trợ giúp (ví dụ như cùng đi dạo một lát, cùng uống cà phê trong một quán yên tĩnh, đến gặp thân chủ ở nhà của họ, v.v…).

8/ Đừng vội đưa ra những kết luận về thân chủ: đừng vội khoác cho thân chủ một khuôn mẫu hành vi. Có nhiều thân chủ không phù hợp với khuôn mẫu hành vi mà bạn đã khoác cho.

9/ Biết mình: Hãy tự đánh giá những định kiến và thành kiến của bạn thân để giúp bản thân không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ tham vấn. Hãy tự đánh giá những đặc điểm chủng tộc của bản thân. 

10/ Có các kỹ năng phù hợp: nhà tham vấn cần tham gia các khoá học và hội thảo, và có những thông tin cập nhật nhất giúp bạn biết được những kỹ năng tham vấn phù hợp nhất có thể áp dụng và kỹ năng nào không thể áp dụng đối với thân chủ.

Khi làm việc với các thân chủ thì điều quan trọng là nhà tham vấn cũng cần phải hiểu được nền tảng tôn giáo của thân chủ. Niềm tin tôn giáo hiện thời của thân chủ giúp nhà tham vấn có thể hiểu được các giá trị làm động cơ thúc đẩy hành động của họ. Có một vài điểm cần ghi nhớ về vấn đề tôn giáo và trong mối quan hệ tham vấn bao gồm:

1/ Sớm xác định nền tảng tôn giáo của thân chủ trong tham vấn: để có được một nền tảng cho kế hoạch trị liệu trong tương lai, thì cần phải biết được tôn giáo của thân chủ. Điều này có thể có được trong thời gian bắt đầu cuộc trò chuyện; tuy nhiên cần phải nhạy cảm với những thân chủ từ chối thảo luận về tôn giáo của anh ta hay cô ta.

2/ Hỏi thân chủ xem tôn giáo có sự quan trọng như thế nào trong cuộc sống của họ: giữa các thân chủ có sự khác nhau ghê gớm về mức độ quan trọng của tôn giáo đối với cuộc sống của họ. Với một số người tôn giáo có ít hoặc không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với một số người khác thì tôn giáo lại có sự ảnh hưởng to lớn. Trong cả hai trường hợp, phần lớn thân chủ chỉ có một hiểu biết sơ đẳng về tôn giáo của họ và nhà tham vấn không nên cho rằng thân chủ có nhiều hiểu biết về tôn giáo của mình qua việc họ sùng đạo. Việc đánh giá sớm vai trò của tôn giáo trong cuộc sống của thân chủ có thể giúp nhà tham vấn đưa ra mục tiêu và kế hoạch trị liệu.

3/ Đánh giá mức độ phát triển niềm tin từ phía thân chủ: một trong những cách tìm hiểu niềm tin của thân chủ là đánh giá mức độ niềm tin của thân chủ. Thân chủ có mức độ niềm tin thấp hơn sẽ có xu hướng theo thuyết nhị nguyên hơn và xem xét thế giới trong những khái niệm cụ thể hơn. Các cá nhân có mức độ niềm tin cao hơn sẽ nhìn thế giới theo những cách phức tạp và đánh giá các niềm tin theo những cách khác biệt nhau. Sự đánh giá mức độ niềm tin của một thân chủ có thể giúp nhà tham vấn xác định cách làm việc với thân chủ. Ví dụ như, một người theo thuyết nhị nguyên sẽ làm việc tốt hơn với cách làm việc có cấu trúc rõ ràng và đưa ra các mục đích cụ thể, trong khi đó một người có sự phát triển niềm tin cao hơn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong mối quan hệ tham vấn đánh giá bản thân và suy nghĩ trừu tượng.

4/ Thận trọng để tránh đưa ra những nhận định sai lầm về thân chủ: rất dễ gặp phải những nhận định sai lầm về thân chủ, và khuôn mẫu tôn giáo thường là một trong hai loại sai lầm. Nhà tham vấn thường đưa ra những khuôn mẫu về tôn giáo của thân chủ. Ví dụ như, nhà tham vấn có thể có niềm tin sai lầm rằng tất cả những người Do thái đều ăn kiêng. Loại thứ hai của nhận định sai lầm là kết quả của việc nhà tham vấn phóng chiếu tôn giáo của bản thân cho người khác. Ví dụ như một nhà tham vấn theo đạo Thiên chúa cho rằng tất cả mọi người đều tin rằng con người được sinh ra là tội tổ tông. Trên thực tế, điều này chỉ đúng với đạo Thiên chúa giáo, phần lớn các tôn giáo khác đều cho rằng con người được sinh ra là một sự thần diệu nhưng có thể cần sự tha thứ cho tội lỗi đã gây ra trên trái đất (sự giao tiếp cá nhân, Tiến sỹ John Lanci, 1997). Tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của con người và thật là sai lầm khi chúng ta phóng chiếu sự mong muốn và niềm tin của nhà tham vấn cho những người khác.

Sự phóng chiếu của bản thân về vấn đề tôn giáo

	Vợ tôi là một người theo Thiên chúa giáo và tôi là một người Do thái giáo. Chúng tôi để ý đến đứa con gái hai tuổi của mình thì thấy nó vừa là vừa không là người Do thái giáo và Thiên chúa giáo. Nó mang cả những đặc điểm của hai tôn giáo và chúng tôi tôn kính tôn giáo của mình qua kỷ niệm những ngày thánh lễ của cả hai tôn giáo, nhưng cả vợ tôi và tôi đều theo một tôn giáo riêng và chúng tôi không hướng con gái của mình theo cả hai tôn giáo. Gần đây, tôi gặp một nhà trị liệu và nói chuyện về con gái của mình, tôi nói rằng con gái tôi có vẻ có thiên hướng theo Do thái giáo giống mình. Sau đó tôi nói rằng tôi nghĩ vợ tôi cũng nhận thấy con gái có thiên hướng theo Do thái giáo. Nhà trị liệu này liền nói với tôi “để chắc chắn, tốt nhất anh nên hỏi lại chuyện này”. Ngay sau đó tôi về nhà và hỏi vợ mình “Em có nghĩ rằng Hanah có thiên hướng theo Do thái giáo không?”. Vợ tôi cười và nói “Không, em nghĩ là con gái của chúng ta có thiên hướng theo Thiên chúa giáo”. Việc này làm tôi chợt nhớ đến việc phóng chiếu kinh nghiệm của chúng ta.


5/ Giáo dục bản thân quan tâm đến niềm tin tôn giáo của thân chủ: phải có kiến thức về tôn giáo của thân chủ. Để có được điều này nhà tham vấn cần phải tham gia các khoá học hoặc hội thảo, xem các tài liệu, chú ý đến sự sùng đạo thân chủ và nếu có thể hãy hỏi thân chủ.

6/ Làm quen với những ngày lễ và các truyền thống trong tôn giáo của thân chủ: như vậy nhà tham vấn sẽ không vô tình làm cho thân chủ cảm thấy lúng túng hoặc bị xúc phạm và cho thân chủ thấy được rằng bạn sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu tôn giáo của thân chủ, tìm hiểu về những ngày lễ và các truyền thống trong tôn giáo của thân chủ (ví dụ người hồi giáo không muốn bị mời ăn uống trong tháng lễ Ramadan).

7/ Phải hiểu rằng tôn giáo có một sự ảnh hưởng sâu sắc đến thân chủ ở nhiều mức độ, bao gồm cả mặt vô thức: một vài thân chủ có thể phủ nhận tôn giáo hoặc rời bỏ tôn giáo (ví dụ như rời bỏ Thiên chúa giáo) vẫn có thể bị chi phối một cách vô thức bởi các giá trị nền tảng và giáo lý của niềm tin tôn giáo mà họ đã từng được giáo dục. Có nhiều thân chủ cứ khăng khăng rằng họ đã rời bỏ tôn giáo của họ vì thế họ không còn bị chi phối bởi tôn giáo đó nữa. Nhưng hãy nhìn vào hành động của họ chứ đừng nghe lời họ nói. Chẳng hạn một người đã rời bỏ Thiên chúa giáo nhưng vẫn cảm thấy có tội  với một vấn đề nào đó có liên quan đến niềm tin tôn giáo mà anh ta hay cô ta đã được giáo dục mặc dù trên thực tế thân chủ cứ khăng khăng là anh ta hay cô ta không còn bị chi phối bởi Thiên chúa giáo nữa.

8/ Biết về bản thân: Tự đánh giá về định kiến và thành kiến của bản thân để chắc rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tham vấn. Đánh giá về tôn giáo của bản thân và những cảm giác tích cực hay tiêu cực mà bạn có để đảm bảo rằng những vấn đề này sẽ không gây trở ngại cho mối quan hệ tham vấn.

9/ Có các kỹ năng phù hợp: bạn cần tham gia các khoá học và hội thảo và cập nhật với các tài liệu mới để biết được kỹ năng nào là phù hợp để áp dụng và kỹ năng nào không được áp dụng cho thân chủ.

6. Vấn đề đa văn hoá: tham vấn đa văn hoá như là “sức mạnh thứ tư”

Tài liệu do Essandoh viết (1996) đưa ra một triển vọng là tham vấn đa văn hoá có thể cho thấy một mô hình mới trong công việc tham vấn. Ba sức mạnh đầu trong nghề tham vấn được xác định là phân tâm học, chủ nghĩa hành vi và tâm lý học nhân văn, riêng biệt từng phần một. Essandoh gợi ý rằng việc ứng dụng lý thuyết tham vấn đa văn hoá cho thấy một sức mạnh thứ tư. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng tiến trình ứng dụng lý thuyết cho việc thực hành đang diễn ra chậm và kêu gọi nhà tham vấn hãy trở thành các nhà hoạt động xã hội trong việc thúc đẩy hiệp hội và các đồng nghiệp của họ áp dụng các lý thuyết và các khái niệm này trong quá trình thực hành lâm sàng.

Điều cần làm là cần phải ứng dụng các lý thuyết và khái niệm này trong việc thực hành lâm sàng. Khi đã thực hiện được việc này trên một diện rộng, tham vấn đa văn hoá và trị liệu sẽ có được tính chính thống giống như ba áp lực trên đã có, và điều này sẽ mở ra cánh cửa cho nhiều nghiên cứu hơn để đưa tham vấn đa văn hoá từ vị trí của chiều thứ tư trở thành một trong 4 sức mạnh. (Essandoh, 1996).
Tham vấn đa văn hoá đang thay đổi theo các cách mà nhà tham vấn có thể hiểu được mối quan hệ tham vấn. Tham vấn đa văn hoá đang làm thay đổi rất nhiều mô hình tham vấn đã tồn tại khoảng 50 năm qua. Quả thực, tham vấn đa văn hoá có thể trở thành một sức mạnh- sức mạnh thứ tư làm thay đổi công việc của nhà tham vấn.

7. Vấn đề Đạo đức, nghề nghiệp và luật pháp

Nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn đa văn hoá: Các tiêu chuẩn tham vấn đa văn hoá ngày càng len lỏi vào tất cả các lĩnh vực của tham vấn. Ngày nay chúng ta có thể thấy vấn đề đa văn hoá cả trong những định hướng đạo đức cho nhà nghiên cứu. Trong việc đào tạo các nhà tham vấn ở Mỹ cũng có tài liệu Các tiêu chuẩn và khả năng tham vấn đa văn hoá (Arredondo, Toporek, Brown, Jones, Locke, Sanchez và Stadler, 1996; Carney và Kahn, 1984; Sue, Arredondo và McDavis 1992 a và b). Các khả năng này trình bày những tiêu chuẩn tối thiểu nhất cần cho nhà tham vấn giúp họ làm việc một cách có hiệu quả với thân chủ, và giới thiệu thái độ và niềm tin, kiến thức và các kỹ thuật trong ba lĩnh vực (1) nhận thức của nhà tham vấn về những nhận định, giá trị và định kiến của bản thân họ, (2) quan điểm của các thân chủ đến từ các nền văn hoá khác và (3) chiến lược và các kỹ thuật can thiệp. Thêm nữa, Các tiêu chuẩn đánh giá đa văn hoá (Prediger, 1994) đã được phát triển để xác định các vấn đề có liên quan đến trắc nghiệm. Hiệp hội tâm lý học Mỹ (APA) cũng đưa ra các tài liệu về Hướng dẫn cho người cung cấp các dịch vụ tâm lý học khi làm việc với các nhóm có sự đa dạng văn hoá, dân tộc và ngôn ngữ, và Trắc nghiệm tâm lý học về ngôn ngữ của các nhóm không chiếm ưu thế và trẻ em có sự khác biệt về văn hoá. Đây là các tiêu chuẩn chung được đưa ra nhưng có lẽ nhiệm vụ quan trọng hơn nằm ở phía nhà tham vấn – nhà tham vấn có thể sử dụng các tiêu chuẩn này theo các cách khác nhau để tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa khi làm việc với thân chủ đến từ các nền văn hoá khác được không?

Sue và Sue (1990) cho rằng khi làm việc với thân chủ đến từ nền văn hoá khác cần phải xem đây là một tiến trình thay đổi liên tục. Trong tài liệu này họ cho rằng mối quan hệ trợ giúp “là một tiến trình tích cực”, quá trình này có sự diễn tiến và là quá trình mà không bao giờ đạt được đến điểm tận cùng. Điểm tận cùng là sự thừa nhận về sự phức tạp và đa dạng trong vấn đề của thân chủ và về nhóm của họ, và kiến thức của chúng ta có giới hạn cá nhân và luôn cần được nâng cao.

Một cách giúp nhà tham vấn đảm bảo đạt được kết quả tốt hơn khi làm việc với thân chủ đến từ nền văn hoá khác đó là hoạt động giám sát. Mặc dù giám sát là một việc làm cần thiết trong cả quá trình làm việc của nhà tham vấn, thì với các nhóm thân chủ có tỷ lệ bỏ cuộc cao và có tỷ lệ hài lòng với tham vấn thấp (Quintana và Bernal, 1995) việc thực hiện giám sát một cách đầy đủ mối quan hệ tham vấn sẽ trở nên càng quan trọng hơn. Nhà tham vấn phải đảm bảo được rằng họ đang xem xét đến mọi khía cạnh của vấn đề của thân chủ. Họ không được thực hiện một cách lười biếng và không được đưa ra giả sử rằng công việc của họ làm việc với nhóm thân chủ không chiếm ưu thế cũng có được hiệu quả như với nhóm thân chủ chiếm ưu thế.

V. Kết luận
Mặc dù chúng ta đã đề cập khá nhiều đến các phương pháp cụ thể để làm việc hiệu quả với thân chủ, nhưng cũng cần phải nhấn mạnh lại rằng tham vấn không phải là luôn cố định. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực tham vấn đa văn hoá, các nhà tham vấn có thể tìm thấy các cách tiếp cận mới khi làm việc với các thân chủ đa dạng văn hoá trong các tài liệu tham khảo chuyên ngành. Usher đã viết “Phải thừa nhận rằng các lý thuyết tham vấn hiện nay là sản phẩm của nền văn hoá phương tây, và vì vậy không thể ứng dụng rộng rãi cho tất cả mọi trường hợp tham vấn đa văn hoá trên toàn cầu được”. Có nhiều ví dụ khác trong các tài liệu mà chúng ta có thể tìm thấy các cách tiếp cận mới trong tham vấn cho nam giới, phụ nữ, người đồng tính luyến ái nam và nữ, và cho những thân chủ đa dạng văn hoá. Là nhà tham vấn, chúng ta phải không ngừng kiếm tìm những phương pháp tốt nhất trong việc trợ giúp thân chủ. Chúng ta phải tiếp tục khám phá những cách thức trị liệu mới, tìm ra các lý thuyết tham vấn mới và có một cái nhìn cởi mở trong tham vấn. Romano (1992), ông đã khẳng định: “Không phải là cách tham vấn của chúng ta, không phải là cách của những người khác; không có cách tham vấn nào vượt trội hơn cả .... Điều này là bởi vì sự khác biệt về văn hoá, vì thế nên cần phải có sự thảo luận”.
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